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LDN: Luật Doanh nghiệp

ĐKKD: Đăng ký kinh doanh

TNHH: Trách nhiệm hữu hạn

CP: Cổ phần

GCN: Giấy chứng nhận

QSD: Quyền sử dụng

MST: Mã số thuế

DNNN: Doanh nghiệp Nhà n-ớc

UBND: Uỷ ban Nhân dân

CIEM: Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung -ương

GTZ: Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức

GDP: Tổng sản phẩm quốc dân

HĐQT: Hội đồng quản trị

HĐTV: Hội đồng thành viên

VPĐD: Văn phòng đại diện

XNK: Xuất nhập khẩu

LXD: Luật Xây dựng

LĐĐ: Luật Đất đai

NSNN: Ngân sách Nhà n-ớc

TTg: Thủ t-ớng Chính phủ

Từ viết tắt
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Báo cáo này do Viện Quản lý Kinh tế Trung Ương (CIEM) và GTZ khởi x-ớng trong khuôn khổ hợp

tác của hai cơ quan này nhằm cải thiện môi tr-ờng kinh doanh tại Việt Nam. Tiến sỹ Đinh Văn Ân

(CIEM) và Bà Corinna Kuesel (GTZ) đã đặc biệt ủng hộ và tham gia định h-ớng cho quá trình thực

hiện nghiên cứu. Nhóm Nghiên cứu xin chân thành cảm ơn về sự đóng góp này.

Báo cáo này đ-ợc thực hiện bởi một số chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung

-ương (CIEM) do Ông Nguyễn Đình Cung làm tr-ởng nhóm.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và các ý kiến đóng góp của luật gia Cao Bá Khoát, Ông

Thomas Finkel, Ông Lê Duy Bình (GTZ), và Ông Raymond Mallon (chuyên gia t- vấn của GTZ)

đối với nội dung của báo cáo.

Chúng tôi xin cảm ơn công ty Vision & Associates đã thực hiện công tác thu thập, xử lý và phân

tích số liệu cho báo cáo. Các cán bộ phòng đăng ký kinh doanh ở các tỉnh Lào Cai, Hà Tây, Hà

Nam, Hải D-ơng, Quảng Nam, An Giang và Đắc Lắc đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi trong việc đi

khảo sát thực tế tại địa ph-ơng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các doanh nghiệp và các cơ

quan tại trung -ương và tại các tỉnh khảo sát đã dành thời gian để trao đổi và cung cấp các thông

tin quý báu cho nhóm Nghiên cứu.

Nhóm nghiên cứu

Hà Nội, tháng 7 năm 2005
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I.  Giới thiệu chung

ý t-ởng kinh doanh rất đa dạng và phong phú. Tuy nhiên trên thực tế, không phải lúc nào ý t-ởng
kinh doanh đó cũng có thể thực hiện hoặc thực hiện đ-ợc ngay để đem lại lợi ích cho nhà đầu t- và
sau đó là xã hội nói chung. Có rất nhiều lý do để lý giải cho việc này. ý t-ởng không đ-ợc thực hiện
có thể do không phù hợp, không khả thi, do chậm thực hiện nên cơ hội kinh doanh đã qua đi, hoặc
do không có năng lực tài chính. Những lý do đó có thể coi là bất khả kháng. Nh-ng có một lý do rất
quan trọng gây cản trở đến thực hiện ý t-ởng kinh doanh là thủ tục hành chính. Những thủ tục hành
chính đó đã và đang trở thành cản trở ở nhiều cấp độ khác nhau đã làm tăng chi phí cho việc thực
hiện ý t-ởng và hơn thế nữa, nó có thể làm cho một sáng kiến kinh doanh không thể thực hiện đ-ợc
hoặc chậm thực hiện dẫn đến mất cơ hội kinh doanh hoặc kinh doanh không còn hiệu quả. 

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng càng ở các n-ớc nghèo thì càng có nhiều quy định kinh doanh
và quy định đó càng phức tạp. Chi phí thực hiện thủ tục hành chính th-ờng cao gấp 3 lần. Các thủ
tục hành chính cũng nhiều gần gấp 2 lần ở các n-ớc nghèo so với n-ớc giầu1.  Việc có quá nhiều
quy định trong kinh doanh đã loại bỏ cơ hội kinh doanh cho ng-ời nghèo, và tăng kinh doanh phi
chính thức, rủi ro tham nhũng và hạn chế tăng năng suất2. Do đó, cải cách và giảm bớt thủ tục
hành chính phiền hà là yếu tố quyết định đến tăng tr-ởng kinh tế.

ở Việt Nam, theo điều tra của Ngân hàng Thế giới (công bố tháng 10 năm 2003), thời gian để hoàn
tất thủ tục pháp lý kinh doanh mất 63 ngày với mức phí tổn là 29,9% mức thu nhập bình quân GDP
đầu ng-ời3.  Cũng theo một cuộc khảo sát gần đây của Hiệp hội Công th-ơng Hà Nội, thì 69,99%
doanh nghiệp đ-ợc hỏi cho rằng phải mất 2 tháng để hoàn tất thủ tục khai sinh doanh nghiệp,
trong đó 70,17% cho rằng chậm nhất ở thủ tục cấp mã số thuế và 72,7% cho rằng chậm do thủ
tục mua hoá đơn. Nh- vậy, các nghiên cứu này cho thấy trung bình phải mất 2 tháng để hoàn tất
thủ tục khai sinh doanh nghiệp ở Việt Nam. Thực tế, để một ý t-ởng kinh doanh có thể bắt đầu
đ-ợc thực hiện đ-ợc thì nhà đầu t- phải thực hiện ít nhất các công việc sau: thành lập doanh
nghiệp, tìm địa điểm kinh doanh, xây dựng trụ sở, nhà x-ởng và xin các loại giấy phép. T-ơng
đ-ơng với các công việc này là những thủ tục hành chính sau đây:

1. Đăng ký kinh doanh
2. Khắc dấu
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1. Doing Business in 2005: Removing Obstacles to Growth. ấn phẩm do Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ Quốc tế và
NXB Oxford ấn hành.

2. Doing Business in 2004: Understanding Regulation. ấn phẩm do Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ Quốc tế và NXB
Oxford ấn hành.

3. Trong số các n-ớc đ-ợc khảo sát (Đan Mạch, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Phillipines, Tân Ghine và
Việt Nam) thì Việt Nam chiếm thứ hạng khá khiêm tốn, xếp thứ 7 về thời gian và cuối bảng về chi phí cao.



3. Cấp mã số thuế và mua hoá đơn
4. Mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng
5. Có địa điểm đặt trụ sở chính và/hoặc mặt bằng sản xuất
6. Xây dựng nhà x-ởng sản xuất
7. Xin giấy phép kinh doanh và/hoặc thực hiện các điều kiện kinh doanh.

Bốn  thủ tục đầu tiên là bắt buộc đối với mọi cá nhân, tổ chức muốn bắt đầu triển khai một hoạt
động kinh doanh. Thủ tục thứ 5 cũng có tính chất bắt buộc đối với tất cả các đối t-ợng song với
các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực nh- th-ơng mại hoặc các lĩnh vực không đòi hỏi
phải sử dụng đất, để hoàn thiện thủ tục này th-ờng  đơn giản hơn vì họ chỉ cần thuê văn phòng
hoặc địa điểm đặt trụ sở công ty và doanh nghiệp4. Tuỳ vào ngành nghề kinh doanh mà doanh
nghiệp đòi hỏi phải thực hiện 2 thủ tục tiếp theo. Đại đa số doanh nghiệp sản xuất phải thực hiện
đầy đủ 7 thủ tục nói trên. Ngoài ra trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp còn  chịu phi phối bởi
nhiều quy định khác nh-, thuê tuyển lao động, cơ chế về hợp đồng và đảm bảo thực hiện hợp
đồng, tín dụng, thanh tra-kiểm tra, thuế, giải thể, phá sản doanh nghiệp...

Để thực hiện hết các thủ tục này, nhà đầu t- sẽ phải cần một khoảng thời gian bao lâu, chi phí là
bao nhiêu và th-ờng gặp những khó khăn v-ớng mắc gì chính là mục tiêu của nghiên cứu này. Báo
cáo đ-ợc chia làm 2 phần. Phần I sẽ là các phân tích từng thủ tục hành chính để trả lời các câu
hỏi: (i) thủ tục này đ-ợc quy định nh- thế nào?, (ii) có gì khác nhau giữa quy định này và thực tế
thực hiện? và, (iii) nếu có, đâu là nguyên nhân của sự khác nhau đó? Từ những phân tích này,
chúng ta sẽ đi đến tìm câu trả lời câu hỏi (i) những thủ tục hành chính đó có gây cản trở cho việc
thực hiện ý t-ởng kinh doanh không? (ii) Nếu có thì đâu là nguyên nhân của những cản trở đó?
Các kiến nghị giải pháp giảm bớt sự phiền hà, cản trở của thủ tục hành chính gây ra cho nhà đầu
t-, doanh nghiệp sẽ đ-ợc nêu trong phần II.

Báo cáo này đ-ợc thực hiện trên cơ sở phối hợp các nghiên cứu tài liệu thứ cấp và kết quả phân
tích của một cuộc khảo sát đã đ-ợc CIEM và Vision & Associates phối hợp thực hiện đối với các
doanh nghiệp và các cơ quan chính quyền có liên quan. Tổng số có 175 doanh nghiệp và nhiều đối
t-ợng khác nhau tại 7 tỉnh gồm An Giang, Đắc Lắc, Hà Nam, Hà Tây, H-ng Yên, Lào Cai, và Quảng
Nam đã tham gia các cuộc phỏng vấn của Nhóm Nghiên cứu. Kết quả chi tiết tại các tỉnh này với
các số liệu và nội dung cho từng tỉnh đ-ợc trình bày trong một báo cáo riêng với sự hỗ trợ của GTZ.

Về ngắn hạn, nghiên cứu này hy vọng là tài liệu hữu ích cho việc soạn thảo và ban hành Luật
Doanh nghiệp (thống nhất) và Luật Đầu t- chung. Về dài hạn, là cơ sở để xây dựng một ch-ơng
trình cải cách tổng thể nhằm nâng cao chất l-ợng môi tr-ờng kinh doanh ở Việt Nam.

II.  Phát hiện chính

Qua nghiên cứu các quy định về các thủ tục hành chính nói trên và khảo sát thực tiễn, báo cáo đã
chỉ ra đ-ợc 7 phát hiện đáng l-u ý, cụ thể:

Thủ tục hành chính thực sự là một rào cản cho việc thực hiện ý t-ởng kinh doanh. Nhà đầu t-
không những phải mất một khoảng thời gian dài với nhiều chi phí không chính thức để hoàn tất các
thủ tục hành chính cần thiết cho việc thực hiện một ý t-ởng kinh doanh, mà có nhiều tr-ờng hợp
không thể thực hiện đ-ợc.

Thủ tục hành chính th-ờng bị kéo dài bởi việc thực thi và áp dụng pháp luật. Trong trong nhiều
tr-ờng hợp, pháp luật đ-ợc giải thích theo h-ớng không có lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu t-. 
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4. Doanh nghiệp chỉ có thể mua đ-ợc hóa đơn VAT nếu nh- họ có địa chỉ kinh doanh rõ ràng.



Tổng thời gian hoàn thành các thủ tục cần thiết để tiến hành hoạt động kinh doanh (ngày)

Ghi chú: Thông th-ờng chỉ các doanh nghiệp chế biến và sản xuất mới phải hoàn thiện toàn bộ cả
13 thủ tục này.

Tính không tiên liệu tr-ớc đ-ợc khi thực hiện các thủ tục hành chính: Khi bắt đầu một thủ tục hành
chính, nhà đầu t- hay doanh nghiệp thậm chí không biết là có thể hoàn tất đ-ợc không và nếu có
thì khi nào.  Quy định luật th-ờng bị giảm hiệu lực bởi quy định d-ới luật và quy định không phải
là luật. Thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà n-ớc trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Quy định của pháp luật về thủ tục hành chính là phức tạp và trong nhiều tr-ờng hợp không phù
hợp với thực tế.

Thái độ của chính quyền ch-a thực sự thân thiện với cộng đồng doanh nghiệp; việc thực thi nhiệm
vụ của cơ quan chính quyền ch-a nhằm mục đích chủ yếu là hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp.

III.   Khuyến nghị chính

Từ các phát hiện trên, nhóm tác giả đã đề xuất 8 giải pháp cụ thể nhằm đơn giản hóa thủ tục hành
chính, giảm chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính và để góp phần xây dựng một môi
tr-ờng kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Kiến nghị bao gồm:

1) Chính phủ cần phải xây dựng và công khai hóa danh mục ngành nghề kinh doanh có điều
kiện và các điều kiện cụ thể. Danh mục này phải đ-ợc xem xét điều chỉnh theo định kỳ hoặc
hoặc khi phát hiện ra những bất hợp lý.

2) Xây dựng một ph-ơng pháp luận thống nhất về giấy phép và thiết lập một cơ chế kiểm soát
việc ban hành giấy phép.

3) Xây dựng một ph-ơng pháp luận thống nhất về quy hoạch.

4) Hợp nhất thủ tục đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế, mua hóa đơn và khắc dấu.

5) Đơn giản hóa thủ tục giao đất, cho thuê đất và xây dựng nhà x-ởng.

6) Hoàn thiện hệ thống cơ quan đăng ký kinh doanh.

7) Tăng c-ờng sự phối hợp giữa các cơ quan nhà n-ớc.

8) Xây dựng một chính quyền thân thiện với nhân dân nói chung và nhà đầu t- nói riêng.
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Thủ tục Hành chính:
Rào cản cho Thực hiện ý t-ởng Kinh doanh

I. Đăng ký Kinh doanh và Mở Chi nhánh, Văn phòng Đại diện

1.    Thủ tục Đăng ký Kinh doanh

Khi tiến hành kinh doanh, nhà đầu t- đ-ợc tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh và hình thức
kinh doanh phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mình5.  Nhà đầu t- có thể kinh doanh d-ới hình
thức doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá thể. Để thành lập doanh nghiệp, nhà đầu t- phải tiến
hành thủ tục đăng ký kinh doanh (ĐKKD) với cơ quan đăng ký kinh doanh. Đây là thủ tục bắt buộc
để khai sinh một doanh nghiệp hay nói cách khác doanh nghiệp tồn tại từ khi đ-ợc cấp giấy chứng
nhận ĐKKD6.  Thủ tục đăng ký kinh doanh đ-ợc theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 1999
và các quy định h-ớng dẫn thi hành. Cụ thể nh- sau: 

Cá nhân, tổ chức muốn thành lập doanh nghiệp, bao gồm công ty TNHH, công ty CP, công ty hợp
danh và doanh nghiệp t- nhân, thì gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh lên Phòng đăng ký kinh doanh
cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính7.  Hồ sơ gồm có: (1) Đơn đăng ký kinh doanh;
(2) Điều lệ đối với công ty; (3) Danh sách thành viên, cổ đông hoặc thành viên hợp danh; và (4)
Xác nhận về vốn hoặc bản sao chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề đòi hỏi vốn pháp định
hoặc chứng chỉ hành nghề.

Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15
ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ nếu có đủ các điều kiện sau: (1) Ngành nghề kinh doanh không
thuộc danh mục cấm kinh doanh; (2) Tên doanh nghiệp đ-ợc đặt đúng theo quy định của pháp
luật; (3) Hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ; và (4)  Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động, nếu muốn mở rộng phạm vi địa bàn kinh doanh, doanh nghiệp có thể
mở thêm chi nhánh, văn phòng đại diện. Để mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, doanh nghiệp

11Chặng đ-ờng Gian nan

5. Điều 7(2) Luật Doanh nghiệp quy định: doanh nghiệp có quyền “chủ động lựa chọn ngành nghề, địa bàn đầu t-, hình thức
đầu t-, kể cả liên doanh, góp vốn vào doanh nghiệp khác, chủ động mở rộng quy mô và ngành nghề kinh doanh”.

6. Trong quá trình hoạt động, nếu có thay đổi về nội dung ĐKKD, ví dụ nh- thay đổi điều lệ, vốn, ngành nghề kinh doanh,
thành viên... thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD.

7. Đối với hộ kinh doanh cá thể, thủ tục đăng ký doanh có khác so với ĐKKD các loại hình doanh nghiệp.



cần một bộ hồ sở gửi đến phòng ĐKKD tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp dự định đặt chi nhánh,
VPĐD. Hồ sơ gồm: (1) Thông báo mở chi nhánh, VPĐD; (2) Bản sao Giấy Chứng nhận ĐKKD; (3)
Bản sao điều lệ (đối với công ty); (4)  Quyết định bằng văn bản (kèm biên bản họp) của hội đồng
thành viên, chủ sở hữu, hội đồng quản trị, các thành viên hợp danh; và (5)  Bản sao chứng chỉ
hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh cần có chứng chỉ hành nghề).

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận đ-ợc thông báo, phòng ĐKKD cấp giấy chứng nhận đăng
ký hoạt động của chi nhánh, VPĐD nếu ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phù hợp với ngành
nghề kinh doanh của doanh nghiệp; nội dung hoạt động của VPĐD phù hợp với nội dung hoạt
động của doanh nghiệp.

2.   Thực tế đăng ký kinh doanh

Cho đến nay, đánh giá chung cho rằng so với quy định tr-ớc đây về thành lập doanh nghiệp (theo
Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp T- nhân năm 1990), thủ tục đăng ký kinh doanh đã thực sự
tạo b-ớc đột phá trong cải cách hành chính. Kết quả, thời gian thành lập doanh nghiệp đã giảm từ
khoảng hơn 90 xuống trung bình còn 7 ngày. ở nhiều nơi thời gian chỉ còn khoảng 2-3 ngày (giảm
đáng kể so với 15 ngày theo quy định của luật). Chi phí cho đăng ký kinh doanh cũng giảm nhiều,
từ khoảng 10 triệu đồng xuống
còn khoảng 500.000 đồng.8

Kết quả một khảo sát9 cho thấy
có tới 66% cho biết họ nhận đ-ợc
đăng ký kinh doanh trong vòng
15 ngày; 29% nhận đ-ợc Giấy
Chứng nhận ĐKKD trong vòng
30 và một số ít là 5% nhận đ-ợc
giấy chứng nhận ĐKKD sau hơn
1 tháng (Hình 1). H-ng Yên, Đắc
Lắc, Hà Tây và Hà Nam đ-ợc
xem là những địa ph-ơng có tỷ lệ
lớn doanh nghiệp đ-ợc cấp
ĐKKD sau 15 ngày. Kết quả này
có thể gây ngạc nhiên cho một
số ng-ời khi mới nhìn vào, bởi
thủ tục ĐKKD theo Luật Doanh
nghiệp 1999 đ-ợc đánh giá là rất thông thoáng nh- nêu trên.10 Việc có tới 38% số doanh nghiệp
tham gia khảo sát đ-ợc thành lập tr-ớc năm 2000 chỉ có thể lý giải một phần cho thực tế nói trên

bởi thủ tục thành lập doanh nghiệp
tr-ớc năm 2000 đ-ợc đánh giá là rất
phức tạp và đòi hỏi nhiều thời gian. 

Khi tìm hiểu những khó khăn v-ớng
mắc trong đăng ký kinh doanh,
khoảng 75% doanh nghiệp cho
rằng họ phải đi lại nhiều lần và thủ
tục phiền hà. Chỉ có 4% cho rằng họ
không gặp phải khó khăn nào trong
ĐKKD (xem hình 2). 
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Hình 1: Thời gian hoàn thành thủ tục ĐKKD (ngày)

Hình 2: Khó khăn trong quá trình ĐKKD

8. Nguyễn Đình Cung (2004). Thời điểm cho Sự thay đổi: Đánh giá Luật Doanh nghiệp và Khuyến nghị. CIEM, GTZ, UNDP,
tr.11.

9. Những số liệu sử dụng trong Báo cáo này lấy từ kết quả một cuộc khảo sát doanh nghiệp do Vission và CIEM phối hợp
thực hiện d-ới sự tài trợ của GTZ.

10. Nguyễn Đình Cung (2004) Báo cáo đánh giá những điểm mạnh và yếu của Luật Doanh nghiệp năm 1999.



Về chi phí đăng ký kinh doanh, 45% doanh nghiệp đ-ợc khảo sát cho rằng họ phải có chi phí thêm
ngoài lệ phí chính thức cho việc cấp ĐKKD (Bảng 18). Thực tế rất khó để xác định chi phí thêm này
là bao nhiêu, nh-ng theo quan sát của chúng tôi thì chi phí này ít nhất phải gấp đôi chi phí chính
thức là 100.000 đồng đối với doanh nghiệp t- nhân và 200.000 đồng đối với công ty trách nhiệm
hữu hạn và công ty cổ phần.11 14% số doanh nghiệp cho rằng chi phí ngoài quy định là một cản
trở lớn thứ ba trong ĐKKD sau sự phiền hà về thủ tục và việc phải đi lại nhiều lần. (Xem hình 2). 

Một điểm đáng l-u ý thêm nữa là, tỷ
lệ công ty cổ phần phải chi phí thêm
khi đăng ký kinh doanh là cao,
chiếm 65% tổng số công ty cổ phần.
Trong khi đó, tỷ  lệ này là khoảng
40% đối với doanh nghiệp t- nhân
và công ty TNHH (xem hình 3). Điều
này d-ờng nh- là thủ tục càng phức
tạp thì càng cần nhiều chi phí ngoài
phí chính thức.12

Khảo sát ở một số địa ph-ơng cho
thấy có hai điểm đáng l-u ý về thủ
tục ĐKKD trên thực tế. Một là, có
những nơi, nh- ở Lào Cai, thì thời
gian hoàn tất thủ tục đăng ký kinh
doanh hoặc mở chi nhánh, văn phòng đại diện th-ờng nhanh nhiều so với quy định. Có tr-ờng hợp
giấy chứng nhận ĐKKD đ-ợc cấp trong ngày hoặc vài ba ngày.13 Ng-ợc lại, cũng có những nơi,
việc đăng ký kinh doanh th-ờng kéo dài hoặc thậm chí không thể thực hiện đ-ợc. Sự khác biệt giữa
quy định và thực tế này thể hiện trong những tr-ờng hợp sau: 

Khó khăn trong ĐKKD đối với một số ngành nghề coi là “nhạy cảm”. Những ngành nghề nh-
karaoke, thuê nhà trọ, xông hơi, vũ tr-ờng, café... bị một số Bộ, UBND tỉnh, bằng văn bản
hoặc thông báo bằng miệng tại các cuộc họp, giao ban, cấm kinh doanh hoặc tạm dừng vô
thời hạn trong phạm vi địa ph-ơng.

Một số ngành nghề bị cấm vì những cảm nhận chủ quan, nh- “cạo mủ cao su” (vì sợ ăn cắp
mủ cao su của Nhà n-ớc), dịch vụ xe taxi (do sợ rằng nếu có nhiều xe taxi sẽ gây lộn xộn
trong hoạt động kinh doanh loại dịch vụ này). Hơn nữa, có địa ph-ơng đã bằng chỉ đạo
“miệng” ngừng đăng ký kinh doanh đối với một số ngành nghề mà doanh nghiệp nhà n-ớc
đang hoạt động để bảo vệ vị thế độc quyền cho DNNN có liên quan.

Quyền tự do lựa chọn hình thức pháp lý tổ chức kinh doanh ở một số nơi đã bị vi phạm.  Có
địa ph-ơng “ép” doanh nghiệp muốn kinh doanh ở địa ph-ơng mình phải thành lập công ty
TNHH một thành viên mà không đ-ợc mở chi nhánh14.  Lý do chính là nếu doanh nghiệp tỉnh
khác kinh doanh tại địa ph-ơng bằng chi nhánh thì địa ph-ơng đó sẽ không thu đ-ợc thuế.
Cũng có nơi quy định kinh doanh một số ngành nghề chỉ đ-ợc thực hiện d-ới hình thức doanh
nghiệp. ở Đắc Lắc, kinh doanh xăng dầu phải là doanh nghiệp t- nhân chứ không đ-ợc d-ới
hình thức hộ kinh doanh cá thể.

Yêu cầu thêm giấy tờ khi đăng ký kinh doanh.15 Thực tế có địa ph-ơng đã yêu cầu doanh
nghiệp phải chứng minh vốn ngay cả khi ĐKKD những ngành nghề không đòi hỏi vốn pháp
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Hình 3: Chi phí thêm trong quá trình ĐKKD phân theo

loại hình doanh nghiệp (%)

11. Lệ phí ĐKKD đ-ợc qui định tại QĐ 83/2000/QĐ-BTC và QĐ 95/2001/QĐ-BTC.

12. Việc thành lập công ty cổ phần có thể nói phức tạp hơn công ty TNHH và DNTN bởi các yêu cầu về hồ sơ, thành viên
tối thiểu...

13. Ghi chép của đoàn khảo sát tại các buổi làm việc với địa ph-ơng và doanh nghiệp. Tuy nhiên kết quả này hơi khác so
với kết quả khảo sát.

14. Ghi chép tại buổi làm việc với Sở Kế hoạch Đầu t- H-ng Yên.

15. Yêu cầu này trái với quy định tại Điều 12(2) Luật Doanh nghiệp.



định.16 Có nơi, nhà đầu t- phải chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp đối với trụ
sở của doanh nghiệp. Yêu cầu phải chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với trụ sở của
doanh nghiệp đã dẫn đến có tr-ờng hợp doanh nghiệp có thể bị từ chối ĐKKD chỉ vì doanh
nghiệp đặt trụ sở trong phần đất bị quy hoạch của mình (mặc dù chỉ một phần diện tích đất
đó rơi vào quy hoạch) hoặc cán bộ đăng ký kinh doanh cũng có thể bị kết luận là vi phạm
pháp luật nếu cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp đặt trụ sở trong vùng đã bị “định
h-ớng” quy hoạch17.  

Trong một số tr-ờng hợp việc đăng ký thay đổi thành viên công ty cũng gặp khó khăn. Có
nơi không giải quyết tr-ờng hợp này vì sợ rằng doanh nghiệp lợi dụng việc thay đổi thành
viên để bán đất cho ng-ời khác.18 D-ới góc độ pháp lý, thì nếu việc chuyển nh-ợng vốn trong
công ty là hợp pháp thì việc không đăng ký thay đổi thành viên cho công ty là trái pháp luật.

Quy chế một cửa đang đ-ợc xem nh- điểm mấu chốt trong cải cách thủ tục hành chính. Tuy
nhiên việc vận dụng một cách máy móc cơ chế một cửa này đôi khi gây khó khăn cho hoạt
động đăng ký kinh doanh. ở đây có thể nêu ra hai ví dụ điển hình trái ng-ợc nhau, một là ở
Lào Cai và hai là ở Đắc Lắc. ở Lào Cai, cơ chế “một cửa” đ-ợc áp dụng trong đăng ký kinh
doanh đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho doanh nghiệp.19 Có thể gọi cơ chế này là “cơ chế 3
trong 1”, theo đó việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, khắc dấu, mã số thuế
và/hoặc mã số hải quan đ-ợc thực hiện tại một nơi là phòng đăng ký kinh doanh. Nhà đầu
t- muốn thành lập doanh nghiệp chỉ phải đến nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh và
sau một thời hạn lại đến lại phòng đăng ký kinh doanh nhận giấy chứng nhận ĐKKD, dấu,
mã số thuế và/hoặc mã số hải quan.20 Ng-ợc lại ở Đắc Lắc, nhà đầu t- muốn đăng ký kinh
doanh sẽ đến phòng một cửa để nộp hồ sơ. Sau đó, ng-ời nhận hồ sơ sẽ chuyển về phòng
đăng ký kinh doanh để xử lý.21 Sau đó, nếu đ-ợc cấp giấy chứng nhận ĐKKD, nhà đầu t- sẽ
đến nhận tại phòng một cửa. Quy trình đã gây ra một số phức tạp. Nó không những tạo thêm
một “cửa” nữa trong quy trình đăng ký kinh doanh, mà còn trái với quy định của Luật Doanh
nghiệp và nghị định h-ớng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.22

Tất cả thực tế nêu trên không chỉ làm cho việc đăng ký kinh doanh trở nên khó khăn hơn, thời gian
đăng ký kinh doanh bị kéo dài, nhà đầu t- bỏ ra nhiều chi phí hơn (kể cả thời gian và tiền bạc) và
trong nhiều tr-ờng hợp việc đăng ký kinh doanh không thể thực hiện đ-ợc. Có thể nói nguyên nhân
dẫn đến tình trạng nêu trên là:

Yếu kém trong nhận thức của một số cán bộ làm công tác quản lý nhà n-ớc, kể cả cán bộ
lãnh đạo ở địa ph-ơng và cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký kinh doanh. Họ ch-a có
nhận thức đúng đắn về ý nghĩa và bản chất của công tác đăng ký kinh doanh.23

Sai lệch trong nhận thức của một số cán bộ lãnh đạo và ban ngành khác đối với công tác đăng
ký kinh doanh  đã vô tình tạo nên áp lực công việc rất nặng nề cho cán bộ làm công tác này.
Họ làm việc trong tinh thần th-ờng xuyên lo lắng bị phê bình, khiển trách, kỷ luật, phê phán
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16. Nhiều doanh nghiệp đã phảimang cả tiền, vàng ra để chứng minh về khả năng vốn của mình với cơ quan nhà n-ớc.

17. Tại Hà Tây, ngày 25/10/2004, Thanh tra Chính phủ khi báo cáo kết quả thanh tra sử dụng đất tại khu công nghệ cao
Hòa Lạc đã quy trách nhiệm cho Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu t- Hà Tây “cấp giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh cho công ty cổ phần Thiên Đức và doanh nghiệp t- nhân Lợi Lộc đ-ợc đặt trụ sở trong khu quy
hoạch xây dựng công nghệ cao Hòa Lạc đã vi phạm khoản 1 Điều 4 Nghị định 02/2000/NĐ-CP và điều 2 Quyết định
372/QĐ-TTg ngày 2/6/1997”. Quyết định này của Thủ t-ớng Chính phủ về phê duyệt “định h-ớng” quy hoạch các đô
thị Miếu Môn- Xuân Mai-Hoà Lạc-Sơn Tây ở tỉnh Hà Tây, thực chất chỉ là một sự định h-ớng một ý t-ởng. Thực tế, đã
8 năm trôi qua mà hình nh- đến nay vẫn ch-a có quy hoạch chi tiết.

18. Hiện t-ợng này đ-ợc phát hiện ở H-ng Yên.

19. Cơ chế này đ-ợc thực hiện theo Quyết định 233/2004/QĐ-UB ngày 11/5/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban
hành các quy định về trình tự, thủ tục hồ sơ đối với các doanh nghiệp đến sản xuất, kinh doanh tại Lào Cai.

20. Quy trình này về ý t-ởng đ-ợc đánh giá là tốt, nh-ng cách thực hiện còn có vấn đề (xem phân tích cụ thể hơn trong phần
sau).

21. Tại cửa Phòng Đăng ký kinh doanh trong Sở Kế hoạch và Đầu t- có treo một tấm bảng: từ nay đăng ký kinh doanh sang nộp
hồ sơ tại phòng một cửa.

22. Điều 13(1) Nghị định 109/2004/NĐ-CP. Xem thêm những phân tích chi tiết hơn về sự bất hợp lý của quy trình này trong phần
II(1.2) của Báo cáo này.

23. Xem Cao Bá Khoát (2005): “Đau khổ Kéo dài”. Sự nhầm lẫn coi giấy chứng nhận ĐKKD là giấy phép kinh doanh đang là một
hiện t-ợng khá phổ biến.



của cấp trên và của các sở ban ngành khác, đặc biệt là cơ quan công an, thanh tra thuế. Mỗi
khi doanh nghiệp gặp vấn đề, thay vì việc tìm hiểu để giúp đỡ doanh nghiệp v-ợt qua, các cơ
quan này lại quay ra đổ lỗi cho cơ quan đăng ký kinh doanh là đã tiếp tay cho doanh nghiệp
đó thông qua việc đã cấp đăng ký kinh doanh dù cơ quan ĐKKD đã làm đúng pháp luật. Vì
vậy, nhiều cán bộ đăng ký kinh doanh chần chừ hoặc đặt ra yêu cầu thêm cho doanh nghiệp
khi cấp đăng ký kinh doanh với mục tiêu tạo ra “chỗ dựa” cho họ khi cần thiết.24

Sự không phù hợp của ngay chính một số quy định pháp luật về ĐKKD. Việc đăng ký kinh
doanh một số ngành nghề đòi hỏi phải có chứng chỉ hành nghề cũng gặp những khó khăn
nhất định. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản h-ớng dẫn thi hành, thì
chứng chỉ hành nghề chỉ cấp cho cá nhân hoạt động kinh doanh trong 6 lĩnh vực.25 Tuy nhiên,
sau 5 năm thực hiện Luật Doanh nghiệp, hiện nay xuất hiện thêm những lĩnh vực kinh doanh
mới đòi hỏi có chứng chỉ hành nghề, ví dụ nh- chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây
dựng công trình, chứng chỉ hành nghề kỹ s-....26 Hơn nữa, nhiều quy định hiện hành về
chứng chỉ hành nghề vẫn là ch-a phù hợp.27

Theo Điều 29(2) Nghị định 109/2004/NĐ-CP thì cơ quan ĐKKD cấp ĐKKD cho ng-ời không đủ
điều kiện sẽ bị xử lý kỷ luật.28 Trong khi ch-a có một công cụ nào để giúp cơ quan ĐKKD tránh
đ-ợc vi phạm này. Điều này dẫn đến cán bộ ĐKKD một số nơi đã yêu cầu thêm xác nhận lý lịch
t- pháp khi ĐKKD. Trên thực tế, thì việc xin xác nhận lý lịch t- pháp hoàn toàn không đơn giản.
Việc ch-a có cơ sở dữ liệu thống nhất trên toàn quốc về lý lịch t- pháp đã dẫn đến tình trạng không
rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ này. 

Quy định ch-a rõ ràng về đặt tên doanh nghiệp cũng là một nguyên nhân làm kéo dài quá trình
ĐKKD. Điều này dẫn đến những khó khăn cho doanh nghiệp trong việc chọn tên, đồng thời tạo tuỳ
tiện lớn cho cơ quan ĐKKD trong việc quyết định chấp nhận tên doanh nghiệp. Ch-a rõ về nội dung
các khái niệm nh- “truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục dân tộc”; ch-a
xác định đ-ợc mối quan hệ giữa tên tiếng Anh và tên tiếng Việt...29 Sự yếu kém của bộ máy chính
quyền, ví dụ nh- sự thiếu vắng một cơ sở dữ liệu l-u trữ tên doanh nghiệp trong cả n-ớc để làm cơ
sở cho doanh nghiệp chọn tên không trùng, gây lầm lẫn, làm hạn chế hiệu lực của quy định.30

II.  Khắc dấu

1. Thủ tục và hồ sơ xin khắc dấu

Sau khi đ-ợc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đến cơ quan công an
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung -ương để xin giấy phép khắc dấu. Hồ sơ xin giấy phép khắc dấu,

15Chặng đ-ờng Gian nan

24. Nhiều ng-ời gọi cơ quan đăng ký kinh doanh là “Đau khổ Kéo dài”. Chức năng nhiệm vụ thì to lớn, nh-ng lại không
đ-ợc tổ chức và trang bị nguồn nhân lực t-ơng xứng.

25. Điều 6(2) Nghị định 03/2000/NĐ-CP, 6 lĩnh vực bao gồm: (i) kinh doanh dịch vụ pháp lý; (ii) kinh doanh dịch vụ khám,
chữa bệnh và kinh doanh d-ợc phẩm; (iii) kinh doanh dịch vụ thú y và kinh doanh thuốc thú y; (iv) kinh doanh dịch vụ
thiết kế công trình; (v) kinh doanh dịch vụ kiểm toán; và (vi) kinh doanh dịch vụ môi giới chứng khoán.

26. Điều 48&52 Nghị định 16/2005/NĐ-CP; Quyết định 12/2005/QĐ-BXD của Bộ tr-ởng Bộ Xây dựng ngày 18/4/2005 ban
hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.

27. Xem thêm Phần Giấy phép.

28.Điều này quy định là cán bộ đăng ký kinh doanh cấp ĐKKD cho đối t-ợng bị cấm thành lập doanh nghiệp thì tùy theo
mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

29. Nguyễn Đình Cung (2004). Thời Điểm cho Sự Thay đổi: Đánh giá Luật Doanh nghiệp và Khuyến nghị. CIEM, GTZ, UNDP.

30. Ví dụ, ở Việt Nam, tr-ớc đây có một công ty TNHH đặt tên là An Nam. Tuy nhiên, tên này đã bị một số cựu chiến binh
phản đối và cho rằng tên An Nam là không thể chấp nhận đ-ợc vì tên này gắn với một thời kỳ bi th-ơng của dân tộc.
Cuối cùng, doanh nghiệp phải đổi tên khác. Trong khi đó, ở Mỹ có một công dân thành lập câu lạc bộ mang tên Tổng
thống Mỹ, George Bush (George Bush Social Club), và câu lạc bộ này đã thu hút rất nhiều ng-ời đến để th-ởng thức
bia và các món nhậu tại đây. Cái tên ấy gây ấn t-ợng này chính là nickname của ông chủ quán George Charles mà
bạn bè đặt cho vì ông từng ra sức ủng hộ cho cuộc chiến vùng vịnh năm 1991. Thắng lớn ở Câu lạc bộ Bush, ông
Charles đang dự định tiến sang lĩnh vực khác, ông đổi tên công ty mình thành công ty TNHH đầu t- George Bush và
sắp tới có thể có trang trại hay cả mỏ than mang tên George Bush”. Báo Thể thao Ngày nay, thứ Năm ngày 13 tháng
1 năm 2005, trang 16.



ngoài giấy giới thiệu của cơ quan đăng ký kinh doanh, còn gồm các giấy tờ sau: (1) Giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với chi nhánh, văn phòng
đại diện)31, (2) Khi làm thủ tục xin giấy phép khắc dấu cơ quan, tổ chức phải xuất trình bản chính
và nộp bản sao hợp lệ, và (3) Ng-ời đi làm thủ tục khắc dấu phải có giấy ủy quyền và chứng minh
nhân dân hoặc hộ chiếu.

Trong thời gian không quá 7 ngày, kể từ ngày nhận đ-ợc hồ sơ của cơ quan, tổ chức, cơ quan công
an cấp giấy phép khắc dấu và giới thiệu đến cơ sở khắc dấu. Sau đó, doanh nghiệp sẽ mang giấy
phép khắc dấu đến cơ sở khắc dấu để làm dấu.

Sau khi khắc đ-ợc con dấu, doanh nghiệp lại phải đăng ký con dấu tại cơ quan công an và phải
thông báo mẫu dấu với các cơ quan có liên quan tr-ớc khi sử dụng. Khi đăng ký mẫu dấu, doanh
nghiệp đ-ợc cấp “giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu”. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp
mới có thể dùng con dấu của mình. Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu là 20.000
đồng/giấy chứng nhận/con dấu.32

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải khắc lại dấu nếu có những thay đổi nhất định trong quá trình hoạt
động, ví dụ nh- chuyển trụ sở chính sang tỉnh khác. Bởi vì con dấu chứa đựng thông tin chi tiết về
địa điểm trụ sở chính nên khi có thay đổi về trụ sở chính, doanh nghiệp phải khắc lại dấu. Việc
khắc lại dấu cũng tuân theo đúng quy trình nh- nêu trên.

2. Thực tế

Trên thực tế cho thấy việc khắc dấu không
đơn giản và khó có thể làm trong vài ngày.
Kết quả khảo sát cho thấy 25% doanh
nghiệp phải mất hơn 7 ngày để có đ-ợc con
dấu; 7% phải thực hiện thủ tục này mất hơn
15 ngày (xem hình 4).

Có tr-ờng hợp cá biệt, để có đ-ợc con dấu
doanh nghiệp phải mất tới 20 ngày, kể cả
ngày nghỉ và ngày lễ.33 Trong tr-ờng hợp
này, chủ doanh nghiệp phải đích thân lên
cơ quan công an để nộp hồ sơ khắc dấu. 7
hoặc 8 ngày sau, theo đúng hẹn, đích thân
chủ doanh nghiệp lại phải lên “nhận quyết định” cho phép khắc dấu của cơ quan công an. Doanh
nghiệp mang quyết định cho phép khắc dấu này về đi khắc, hơn một tuần sau lại đích thân chủ
doanh nghiệp lên PC 13 để đăng ký con dấu. Sau đó, doanh nghiệp mới chính thức hoạt động.

Chi phí thực tế chính thức cho việc khắc dấu, bao gồm chi phí xin giấy phép khắc dấu và chi phí
khắc dấu, -ước tính khoảng từ 220.000 đến 300.000 đồng, bằng khoảng “ thu nhập bình quân đầu
ng-ời hàng tháng. Tuy nhiên, khảo sát cho một kết quả đáng ngạc nhiên là đa số  (97%) doanh
nghiệp đã phải trả thêm chi phí cho việc khắc dấu. Điều đáng tiếc là không thể tính đ-ợc cụ thể
chi phí phải trả thêm này, nh-ng -ước tính phải tốn ít nhất bằng chi phí chính thức.

16 Từ ý t-ởng Kinh doanh đến Hiện thực

Hình 4: Thời gian làm con dấu (ngày)

31. Đối với tổ chức kinh tế hoạt động theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm phải có quyết định thành lập và hoạt động hoặc giấy
phép điều chỉnh (đối với chi nhánh, văn phòng đại diện) hoặc Giấy phép đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam (đối với
doanh nghiệp bảo hiểm n-ớc ngoài tại Việt Nam) do Bộ Tài chính cấp. Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh
nghiệp nhà n-ớc, doanh nghiệp thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác
xã và các tổ chức kinh tế hoạt động theo Luật đầu t- n-ớc ngoài tại Việt Nam, ngoài các giấy tờ trên, phải có văn bản
của ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép đặt trụ sở và hoạt động tại địa ph-ơng đó (Phần II(A)(4)(4.3)&(4.5) Thông t-
07/2002;TTLT)

32. Về các quy định đ-ợc phân tích tại phần này, tham khảo các văn bản nh- Nghị định 58/2001/NĐ-CP, Thông t-
07/2002/TTLT, Thông t- 78/2002/TT-BTC.

33. “Khắc dấu cho Doanh nghiệp: Thủ tục Phiền hà”, www.dddn.com.vn



Qua tìm hiểu, thủ tục khắc dấu th-ờng bị kéo dài và tốn kém hơn bởi một số nguyên nhân sau:

Một là, bản thân quy định về thủ tục khắc dấu còn phức tạp. Để hoàn tất việc khắc dấu và
sử dụng dấu, doanh nghiệp phải thực hiện ít nhất là 3 công đoạn: (i) xin giấy phép khắc dấu,
(ii) làm dấu, và (iii) đăng ký mẫu dấu.34 Hơn nữa, quy định thời hạn cấp giấy phép khắc dấu
lên đến 7 ngày là ch-a phù hợp và quá dài. Khó có thể lý giải đ-ợc tại sao doanh nghiệp
phải đợi đến tối đa là 7 ngày để đ-ợc cấp giấy phép khắc dấu. 

Quy định về “giấy uỷ quyền” trong hồ sơ xin khắc dấu là ch-a rõ ràng. Quy định này ch-a rõ
khi nào và trong hoàn cảnh nào thì phải có giấy ủy quyền. Nếu ng-ời đại diện theo pháp luật
của doanh nghiệp hoặc ng-ời quản lý doanh nghiệp nh- giám đốc, chủ tịch HĐQT đi khắc
dấu thì có phải xin uỷ quyền nữa không? Nếu cần, thì ai sẽ là ng-ời ủy quyền. Điều này
d-ờng nh- tạo d- địa cho cơ quan cấp giấy phép khắc dấu gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Hai là, việc khắc dấu th-ờng bị kéo dài bởi thực tế số địa ph-ơng ch-a có doanh nghiệp kinh
doanh khắc dấu. Trong tr-ờng hợp này, việc khắc dấu th-ờng cơ quan công an đảm nhiệm
và họ th-ờng đợi đến khi có một số doanh nghiệp cần khắc dấu thì mới mang khi khắc cùng
một lúc. Nếu doanh nghiệp muốn nhanh thì phải thêm chi phí cho việc đi lại của cơ quan
công an. Ngay cả khi doanh nghiệp tự đi khắc dấu, thì họ cũng mất thời gian và chi phí nhiều
hơn cho việc khắc dấu ở tỉnh khác.35

Tóm lại, có thể nói nguyên nhân sâu xa của thủ tục khắc dấu phức tạp là ch-a có cách hiểu đúng
về bản chất cũng nh- chức năng của con dấu. Con dấu chỉ nên quan niệm là một dấu hiệu đặc tr-ng
của doanh nghiệp thể hiện trên các giấy tờ giao dịch. Do đó, mẫu dấu có thể đ-ợc thiết kế theo sáng
tạo của doanh nghiệp nh-ng phải đ-ợc đăng ký tr-ớc khi sử dụng. Việc đăng ký nhằm đảm bảo cho
doanh nghiệp đ-ợc sử dụng dấu của mình một cách hợp pháp, đồng thời để giúp cho bên thứ ba có
đ-ợc thông tin chính thức về dấu của doanh nghiệp. Cơ quan công an có nghĩa vụ bảo hộ con dấu
mà doanh nghiệp đã đăng ký tránh tr-ờng hợp làm giả con dấu. Việc quản lý con dấu nh- hiện nay
vừa không hiệu quả và không đạt đ-ợc mục tiêu đặt ra trong quản lý doanh nghiệp, nh-ng cách quản
lý đó tạo thêm chi phí không cần thiết về thời gian, tiền bạc cho doanh nghiệp. 

Thực tế, đã có tr-ờng hợp do quan niệm không đúng về con dấu đã làm cho nhà đầu t- n-ớc ngoài
từ bỏ cơ hội đầu t- ở Việt Nam. Lý do là nhà đầu t- đó sử dụng “con dấu” hình vuông, nhỏ và màu
mực xanh đóng trên các hồ sơ (mẫu dấu phổ biến ở n-ớc đó). Tuy nhiên, cơ quan tiếp nhận hồ sơ
đã không tiếp nhận hồ sơ, đồng thời yêu cầu nhà đầu t- này phải chuẩn bị lại bộ hồ sơ và đòi hỏi
phải  “đóng dấu” (theo cách hiểu ở Việt Nam là dấu phải màu đỏ và hình tròn). Sau đó, nhà đầu
t- này đã không quay lại Việt Nam nữa. 36

III. Đăng ký Mã số thuế

1. Thủ tục Đăng ký Mã số thuế (MST)

Mã số thuế đ-ợc cấp cho các công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp
t- nhân, chủ hộ kinh doanh và chi nhánh, văn phòng đại diện. Đối với doanh nghiệp thì nơi xin cấp
mã số thuế là cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung -ương. Đối với chủ doanh nghiệp t- nhân và
chủ hộ kinh doanh do chi cục thuế quận, huyện, thị xã cấp. Hồ sơ xin cấp mã số thuế bao gồm:37

Đối với tổ chức kinh doanh: (1)  Đề nghị cấp mã số thuế; (2) Tờ khai đăng ký thuế và các
bảng kê kèm theo đăng ký thuế (nếu có); (3) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao
có công chứng); và (4) Quyết định thành lập (bản sao) nếu có. 
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34. Thủ tục khắc dấu chỉ có thể bắt đầu sau khi hoàn thành thủ tục ĐKKD.

35. Hiện tại ở Hà Nam ch-a có doanh nghiệp nào kinh doanh ngành nghề khắc dấu, do đó, muốn khắc dấu phải sang Nam
Định và do cơ quan công an đem đi khắc. ở Quảng Nam muốn khắc dấu cũng phải về Đà Nẵng.

36. Ghi chép trong quá trình làm việc tại Hà Tây.

37. Về các quy định và thủ tục liên quan tới đăng ký mã số thuế, tham khảo Thông t- 80/2004/TT-BTC.



Đối với cá nhân, hộ kinh doanh: (1)  Đề nghị cấp mã số thuế; (2) Tờ khai đăng ký thuế và
bản kê cửa hàng, cửa hiệu khác địa bàn quận, huyện, thị xã hoặc khác tỉnh với cơ sở chính
(nếu có); (3) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng).

Cơ quan thuế có trách nhiệm cấp mã số thuế chậm nhất không quá 8 ngày làm việc đối với các
hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại các cục thuế và 12 ngày làm việc đối với hồ sơ nộp trực tiếp
tại các chi cục thuế, tính từ ngày nhận đ-ợc đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp mã số thuế (không tính thời
gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do đối t-ợng nộp thuế kê khai sai sót).38 Mã số thuế đ-ợc cấp d-ới
hình thức “Giấy chứng nhận đăng ký thuế”.

Nếu doanh nghiệp muốn thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu thì phải xin mã số xuất nhập
khẩu. Mã số xuất nhập khẩu có thể đ-ợc cấp đồng thời với mã số thuế khi doanh nghiệp làm thủ
tục xin cấp mã số thuế.39 Nếu doanh nghiệp phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu sau khi đã đ-ợc
cấp mã số thuế, thì doanh nghiệp phải làm thủ tục xin cấp mã số thuế xuất nhập khẩu riêng, theo
thủ tục quy định tại phần III(1) Thông t- 80/2004/TT-BTC. Cụ thể doanh nghiệp phải chuẩn bị bộ
hồ sơ để nộp cho cơ quan thuế, gồm có: (1) Đề nghị cấp mã số thuế; (2) Tờ khai điều chỉnh đăng
ký thuế; (3) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đã bổ sung hoạt động kinh doanh xuất
nhập khẩu).40

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế có trách nhiệm xem xét
và cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế (trong giấy này có ghi “chứng nhận đăng ký mã số xuất
nhập khẩu”). Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại giấy chứng
nhận đăng ký thuế cũ.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải xin cấp lại “giấy chứng nhận đăng ký thuế” trong những tr-ờng hợp sau
đây: (1) Đổi tên cơ sở kinh doanh; (2) Chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh; và (3) Tổ chức lại
doanh nghiệp: chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia, hợp nhất, sáp nhập, bán doanh nghiệp.

Đối với tr-ờng hợp đổi tên cơ sở kinh doanh, chuyển địa điểm kinh doanh, chuyển đổi loại hình
doanh nghiệp, doanh nghiệp bị tách,  thì doanh nghiệp phải làm thủ tục kê khai bổ sung với cơ
quan thuế và đ-ợc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế, nh-ng mã số thuế cũ không thay đổi.

2.    Thực tế

So với quy định tr-ớc đây (Thông t-
68/2003/TT-BTC ngày 17/7/2003), thì thời hạn
cấp mã số thuế đã đ-ợc rút ngắn đáng kể là 8
ngày đối với hồ sơ nộp tại cục thuế và 12 ngày
đối với hồ sơ nộp tại chi cục thuế so với tr-ớc
đây là 15 ngày.

Kết quả khảo sát cho thấy rằng khoảng 70%
nhận đ-ợc mã số thuế trong thời hạn 7 ngày,
17% doanh nghiệp nhận đ-ợc mã số thuế
trong thời hạn 15 ngày, và vẫn còn có 6% nhận
đ-ợc mã số thuế sau 15 ngày. Tính trung bình
doanh nghiệp phải mất 7 ngày để đ-ợc cấp mã
số thuế (xem hình 6). Mặc dù, hiện không có
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Hình 6: Thời gian xin MST (%)

38. Ngoài ra, Doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục đăng ký thuế trong thời gian làm thủ tục khắc dấu. Nh-ng khi đến nhận
Giấy chứng nhận đăng ký thuế, doanh nghiệp phải nộp bổ sung mẫu dấu của doanh nghiệp kèm theo chữ ký của ng-ời
ký trong các hồ sơ đăng ký thuế đã nộp cho cơ quan Thuế.

39. Mã số thuế có khác với mã số thuế xuất nhập khẩu.

40. Nh- vậy để có thể đ-ợc cấp mã số xuất nhập khẩu, doanh nghiệp tr-ớc tiên lại phải làm thủ tục bổ sung đăng ký kinh
doanh với ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu. Chỉ sau khi hoàn tất thủ tục này, doanh nghiệp mới có thể tiến hành
đ-ợc thủ tục xin cấp mã số xuất nhập khẩu.



quy định về lệ phí xin cấp mã số thuế, nh-ng kết quả điều tra cho thấy 15% số doanh nghiệp phải
tốn hơn 100.000 đồng chi phí để có đ-ợc mã số thuế.41 

Thực tế cho thấy rằng sự chậm trễ trong việc xin cấp mã số thuế có thể đ-ợc lý giải bằng các lý
do sau:

Thời hạn đ-ợc tính để cấp mã số thuế là từ ngày cơ quan thuế nhận đ-ợc đầy đủ hồ sơ. Nh-
vậy, thực tế thời hạn này có thể kéo dài hơn so với quy định, phụ thuộc vào cơ quan thuế tính
ngày nào là ngày nhận đủ hồ sơ. Theo ý kiến chúng tôi, thì ngay cả thời hạn 7 ngày cho việc
cấp mã số thuế nh- quy định cũng là quá dài và không hợp lý. Việc cấp mã số thuế là nhằm
phục vụ mục đích thu thuế. Vì thế, sẽ hợp lý hơn nếu nh- mọi doanh nghiệp mới thành lập
đ-ợc cấp mã số thuế một cách nhanh chóng, thuận tiện và tự động.

Nhiều cơ quan thuế không chấp nhận tr-ờng hợp 1 cá nhân đến đăng ký mã số thuế cho
nhiều công ty, thậm chí cá nhân đó là ng-ời đại diện theo pháp luật của công ty. Các cơ quan
thuế này cho rằng một cá nhân chỉ đ-ợc đăng ký 1 mã số thuế.42 Điều này không chỉ gây
khó khăn cho doanh nghiệp trong việc đăng ký mã số thuế mà còn trái với quy định của pháp
luật. Mã số thuế là cấp cho công ty chứ không phải là cá nhân.43 Bất kỳ ai, kể cả ng-ời đại
diện theo pháp luật của công ty, có thể đại diện cho công ty đi làm thủ tục đăng ký mã số thuế.
Hơn thế nữa, luật pháp không cấm 1 cá nhân làm đại diện theo pháp luật cho nhiều công ty.

Nội dung hồ sơ quy định nhiều chi tiết trùng lặp đã gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp
khi kê khai. Ví dụ,  yêu cầu kê khai danh sách thành viên góp vốn mặc dù danh sách này đã
có trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bao gồm trong hồ sơ xin mã số thuế).44 Mặc
dù thông tin là trùng lặp, không cần thiết nh-ng có thể lại là nguyên nhân làm kéo dài thời
hạn cấp mã số thuế bởi những sai sót có thể xảy ra trong kê khai.

Thực tế cho thấy còn có sự bất cập bởi việc phân biệt giữa mã số thuế và mã số xuất nhập khẩu.
Mã số xuất nhập khẩu không mặc nhiên đ-ợc cấp cùng với mã số thuế. Nếu doanh nghiệp sau
khi đ-ợc cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế, mới phát sinh hoạt động kinh doanh XNK thì doanh
nghiệp phải làm thủ tục xin cấp  mã số XNK với cơ quan thuế. Trong tr-ờng hợp này, tr-ớc hết
doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký bổ sung ĐKKD với ngành nghề là xuất nhập khẩu. Chỉ sau
khi hoàn tất thủ tục bổ sung ĐKKD thì doanh nghiệp mới có thể bắt đầu thủ tục xin mã số XNK. 

Theo quy định thì mã số XNK sẽ cấp trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Thực tế khảo
sát thấy rằng 55% doanh nghiệp đ-ợc cấp mã số XNK trong thời hạn 7-15 ngày; 9% nhận đ-ợc
sau 15 ngày (xem hình 7). 

IV.   Mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng

Để tiến hành các giao dịch thanh toán, doanh nghiệp phải mở tài khoản tiền gửi (tiền gửi thanh
toán) tại ngân hàng d-ới hình thức tài khoản tiền gửi của tổ chức.45 Hồ sơ xin mở tài khoản bao
gồm46: (1) Giấy đề nghị mở tài khoản; (2) Giấy tờ chứng minh tổ chức đ-ợc thành lập theo quy định
của pháp luật; và (3) Các giấy tờ chứng minh t- cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản.

Khi tiếp nhận hồ sơ mở tài khoản, ngân hàng có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ, thông
tin đã kê khai trong hồ sơ và giải quyết việc mở tài khoản ngay trong ngày làm việc.

Về cơ bản, việc mở tài khoản của doanh nghiệp không có v-ớng mắc.
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41. Tuy nhiên, cần l-u ý ở đây là 93% doanh nghiệp đ-ợc khảo sát không trả lời câu hỏi này.

42. ở Đắc Lắc.

43. Phần 1(4.1)(4.2) thông t- 80/2004/TT-BTC.

44. “Đề nghị Rút ngắn Thời gian Cấp phép Thành lập Doanh nghiệp mới”, www.vnexpress.net, ngày 20/2/2004.

45. Việc mở tài khoản tiền gửi đ-ợc thực hiện theo Quyết định 1284/2002/QĐ-NHNN2 ngày 21/11/2002 của thống đốc Ngân
hàng nhà n-ớc Việt Nam.
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V.  Mua hóa đơn

1.  Thủ tục mua hóa đơn

Sau khi có mã số thuế, doanh nghiệp đ-ợc quyền lựa chọn giữa mua hóa đơn do Bộ Tài chính phát
hành hoặc tự in hoá đơn cho mình.

Đối với doanh nghiệp mua hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành sẽ làm thủ tục mua hoá đơn tại cơ
quan thuế trực tiếp quản lý. Doanh nghiệp mua hoá đơn lần đầu phải chuẩn bị một bộ hồ sơ, bao
gồm47 :

Đối với tổ chức kinh doanh: (1) Đơn xin mua hoá đơn; (2) Giấy giới thiệu của tổ chức kinh
doanh do ng-ời đại diện có thẩm quyền ký giới thiệu ng-ời đến cơ quan thuế liên hệ mua
hoá đơn. Trên giấy giới thiệu phải ghi rõ họ tên, chức vụ, số chứng minh th- nhân dân của
ng-ời đ-ợc giới thiệu đến liên hệ mua hoá đơn; và (3) Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản
photocopy có xác nhận sao y bản chính của tổ chức kinh doanh). Khi đến mua hoá đơn,
ng-ời đứng tên trên giấy giới thiệu phải xuất trình chứng minh th- nhân dân với cơ quan thuế.

Đối với hộ kinh doanh: (1) Đơn xin mua hoá đơn; (2) Giấy Chứng nhận đăng ký thuế bản
photocopy. Khi đến cơ quan thuế nộp hồ sơ xin mua hoá đơn phải mang theo bản chính Giấy
Chứng nhận đăng ký thuế để cơ quan thuế kiểm tra đối chiếu tính xác thực của bản
photocopy. Nếu là bản photocopy có công chứng thì không phải mang theo bản chính.
Tr-ờng hợp chủ hộ kinh doanh uỷ quyền cho ng-ời khác thì phải viết giấy uỷ quyền theo quy
định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm tr-ớc pháp luật về sự uỷ quyền. Giấy uỷ quyền
phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số chứng minh th- nhân dân của ng-ời đ-ợc uỷ quyền. Khi đến
liên hệ với cơ quan thuế, chủ hộ kinh doanh hoặc ng-ời đ-ợc uỷ quyền phải xuất trình kèm
theo chứng minh th- nhân dân. Số l-ợng hóa đơn mua lần đầu không quá 2 quyển.

Hồ sơ mua hóa đơn các lần tiếp theo gồm:

Đối với tổ chức kinh doanh: Giấy giới thiệu của tổ chức kinh doanh do ng-ời đại diện có
thẩm quyền ký, trên giấy giới thiệu phải ghi rõ họ tên, chức vụ, số chứng minh th- nhân dân
của ng-ời đ-ợc tổ chức kinh doanh cử đi mua hoá đơn, số l-ợng hoá đơn xin mua.

Đối với hộ kinh doanh: đơn xin mua hoá đơn, trong đơn phải ghi rõ họ tên chủ hộ kinh
doanh, số chứng minh th- nhân dân, địa chỉ kinh doanh, số l-ợng hoá đơn xin mua. Nếu chủ
hộ kinh doanh uỷ quyền cho ng-ời khác phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật.
Giấy uỷ quyền phải ghi rõ họ tên, số chứng minh th- nhân dân của ng-ời đ-ợc uỷ quyền. Sổ
mua hoá đơn đã đ-ợc cơ quan thuế cấp.

Ng-ời đ-ợc tổ chức kinh doanh giới thiệu đến mua hoá đơn, chủ hộ kinh doanh hoặc ng-ời đ-ợc
chủ hộ kinh doanh uỷ quyền, đến mua hoá đơn phải xuất trình cho cơ quan thuế chứng minh th-
nhân dân bản chính. 

Số l-ợng hoá đơn bán tối đa không quá số l-ợng hoá đơn đã sử dụng của tháng liền kề tr-ớc đó.

Sau khi doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ mua hóa đơn, cán bộ thuế viết phiếu hẹn không quá 5 ngày
để giải quyết bán hóa đơn. Trong thời gian này cán bộ thuế tự mình xuống địa điểm doanh nghiệp
đăng ký kinh doanh để xác định thực tế doanh nghiệp đó có kinh doanh tại địa điểm đó không. Kết
quả kiểm tra thực tế phải lập thành văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận của cán bộ thuế và
ng-ời chứng kiến. Ng-ời chứng kiến có thể là chủ nhà hoặc đại diện tổ dân phố hoặc công an khu
vực. Sau khi kiểm tra, nếu đủ điều kiện thì cơ quan thuế phải làm thủ tục cấp sổ mua hóa đơn,
đồng thời bán hóa đơn. 

47  Về các quy định áp dụng đối với việc mua hóa đơn, tham khảo Thông t-  99/2003/TT-BTC



Bảng 1 - Chi phí mua hóa đơn đ-ợc tính nh- sau:48

STT Loại hoá đơn Giá bán Ghi chú
(®ång/quyÓn)

1 Hoá đơn GTGT, mẫu 01-GTKT-3LL 14.700 xê-ri từ: DN/01-B và từ HG/01-N trở đi

2 Hoá đơn GTGT, mẫu 01-GTKT-2LN 8.000 xê-ri từ: AA/01-B và từ BA/01-N trở đi

3 Hoá đơn bán hàng, mẫu 02-GTTT-3LL 14.700 xê-ri từ: BN/01-B và từ EN/01-N trở đi

4 Hoá đơn bán hàng, mẫu 02-GTTT-2LN 8.000 xê-ri từ: AA/01-B và từ AN/01-N trở đi

2.   Hóa đơn Tự in

Doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn tự in phải làm thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn tự in.49

Nơi đăng ký hóa đơn tự in là Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung -ương. Để đ-ợc phép sử
dụng hóa đơn tự in, doanh nghiệp phải cung cấp một bộ hồ sơ, trong đó bao gồm: (1) Công văn
đăng ký sử dụng hoá đơn tự in (đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh) hoặc đơn đăng ký sử dụng
hoá đơn tự in (đối với hộ sản xuất, kinh doanh); (2) Mẫu hoá đơn do tổ chức, cá nhân tự thiết kế,
mẫu hoá đơn phải có một số nội dung bắt buộc; (3) Sơ đồ địa điểm sản xuất, kinh doanh, văn
phòng giao dịch do tổ chức, cá nhân tự vẽ có xác nhận và cam kết của ng-ời đứng đầu tổ chức,
cá nhân về: địa chỉ, số nhà, đ-ờng phố (đối với thành phố, thị xã), địa điểm thôn, xã... (đối với  nông
thôn) để theo dõi giao dịch, quản lý. Khi thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh, văn phòng giao
dịch, trong vòng 10 ngày, tổ chức, cá nhân phải lập lại sơ đồ mới. Nếu tổ chức, cá nhân thuê địa
điểm sản xuất, kinh doanh, văn phòng giao dịch thì phải xuất trình hợp đồng thuê nhà, có xác nhận
của UBND ph-ờng, xã, thị trấn (để đối chiếu) và bản photocopy để cơ quan thuế l-u, (4)  Các bản
sao không phải công chứng của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Chứng minh nhân dân
của ng-ời đứng đầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, và (5) Giấy chứng nhận đăng ký thuế
bản chính kèm theo bản photocopy.

Cơ quan thuế sẽ xem xét và chấp thuận đăng ký mẫu hóa đơn tự in trong thời hạn 5 ngày. Sau khi
đ-ợc cấp chấp thuận đăng ký mẫu hóa đơn tự in, cá nhân, tổ chức kinh doanh sẽ phải in hóa đơn
tại các nhà in theo danh sách đã đăng ký với tổng cục thuế. Khi in phải có hợp đồng in hoá đơn
với tổ chức nhận in, ghi cụ thể số l-ợng, ký hiệu, số thứ tự hoá đơn đặt in, sau mỗi lần in hoặc kết
thúc hợp đồng in phải thực hiện thanh lý hợp đồng giữa bên đặt in và bên nhận in.

Sau khi in hóa đơn, cá nhân tổ chức lại phải đăng ký l-u hành hóa đơn với cơ quan thuế, bao gồm
ký hiệu, số l-ợng, số hóa đơn. Cơ quan thuế căn cứ vào nhu cầu sử dụng hoá đơn và việc chấp
hành quy định về quản lý, sử dụng hoá đơn của tổ chức, cá nhân sẽ quyết định số l-ợng hoá đơn
tự in đ-ợc sử dụng theo từng kỳ từ 1 tháng đến 3 tháng. Tr-ớc khi in hoá đơn đợt mới, doanh nghiệp
phải báo cáo việc sử dụng hoá đơn in đợt cũ và đăng ký in mới với cơ quan thuế về ký hiệu, số
l-ợng, số thứ tự hoá đơn.

Thông báo phát hành hóa đơn. Doanh nghiệp, sau 5 ngày đăng ký l-u hành mẫu hoá đơn tự in
phải thông báo phát hành bằng văn bản (kèm theo mẫu hoá đơn) gửi cơ quan thuế quản lý và phải
dán thông báo phát hành tại trụ sở, nơi bán hàng, nơi giao dịch.

Cuối cùng, khi có thay đổi mẫu hóa đơn phải làm lại các thủ tục này từ đầu.

21Chặng đ-ờng Gian nan

48  Công văn 2599/TCT-AC

49  Thông t- 120/2002/TT-BTC quy định các vấn đề liên quan tới hóa đơn tự in.
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3. Thực tế của Quá trình Mua hóa đơn và Xin Sử dụng Hóa đơn Tự in

Theo quy định của TT 120/2002/TT-BTC thì quá khó để doanh nghiệp đi mua hóa đơn.50 Có tr-ờng
hợp, doanh nghiệp phải cử ng-ời đi lại đến hàng chục lần tới sở thuế; nhiều khi tới sở thuế, nhân
viên sở thuế lại đòi phải đích thân giám đốc DN tới. Không những vậy, cơ quan thuế còn đòi hỏi
phải trình cả hợp đồng thuê địa điểm, cả chứng minh nhân dân của ng-ời chủ cho thuê địa điểm...
Một điều rất bất hợp lý nữa là các loại giấy tờ nh- đăng ký kinh doanh, hộ khẩu, chứng minh th-...
khi đem tới sở thuế đều phải kèm theo bản chính mặc dù đó là những bản đã đ-ợc công chứng. 

Tr-ớc bức xúc của doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã ban hành Thông t- 99/2003/TT-BTC để sửa đổi
bổ sung Thông t- 120/2002/TT-BTC. Tuy nhiên, theo nhận xét của nhiều doanh nghiệp, thủ tục
mua hoá đơn quy định tại TT 99/2003/TT-BTC chỉ đ-ợc giảm bớt đ-ợc những giấy tờ không cần
thiết, nh- bản sao mã số thuế, đơn vị phụ thuộc, hợp đồng gửi bán hàng đại lý, sơ đồ địa điểm kinh
doanh....51 Những doanh nghiệp này cho rằng Thông t- 99/2003/TT-BTC chỉ là biện pháp tình thế,
chữa cháy nửa vời, ch-a hoàn hảo.52 Theo ý kiến của ngành thuế, lý do phải quy định chặt thủ
tục mua hóa đơn là để ngăn chặn những hành vi vi phạm trong việc mua và sử dụng hoá đơn liên
quan đến trốn thuế, gian lận th-ơng mại và tội phạm về buôn lậu... Tuy vậy, ý kiến một số chuyên
gia cho rằng thực tế các vụ án gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng đều có sự tiếp tay của cán bộ hải
quan và cán bộ thuế, doanh nghiệp không thể tự mình hoàn thuế. 

Kết quả khảo sát cho thấy gần 46% doanh nghiệp phải mất hơn 3 ngày để đ-ợc mua hóa đơn (xem
hình 8). 76% doanh nghiệp cho rằng phải tốn kém những chi phí khác để có thể mua đ-ợc hóa đơn
và/hoặc mua một cách nhanh chóng thuận lợi.
Chỉ tính chi phí chính thức để mua hóa đơn, thì
đối với doanh nghiệp dùng nhiều (hàng nghìn
tờ/tháng) thì chi phí này cũng là không nhỏ. 

Theo quy định, để mua hóa đơn cần chuẩn bị
một bộ hồ sơ gồm 3 loại giấy tờ và không cần
phải công chứng. Tuy vậy, đã từng có nơi, để
mua hóa đơn cần phải có đến 17 loại giấy tờ
và hơn nữa một số giấy tờ còn phải công
chứng (xem hộp 1).

Tôi đi mua hóa đơn

Trình bộ hồ sơ của công ty TNHH V. có trụ sở tại quận Bình Tân, tôi đ-ợc cán bộ thuế N.
thuộc chi cục thuế quận Bình Tân h-ớng dẫn:''Anh phải lập đủ các loại giấy tờ nh- trong bảnh
danh mục này mới đ-ợc''. Bảng danh mục mà bà N. đ-a ra là một tờ giấy photocopy không
ngày tháng và tên cơ quan phát hành, gồm 17 loại giấy tờ khác nhau.

Không những đòi hỏi doanh nghiệp phải nộp đến hàng chục loại giấy tờ ngoài quy định, bà
N còn buộc doanh nghiệp công chứng các bản sao giấy tờ... Thắc mắc về việc tại sao phải công
chứng tất cả các giấy tờ bản sao, thì đ-ợc chi cục tr-ởng chi cục thuế ở đó khẳng định: Phải
công chứng. Theo Bà chi cục tr-ởng, chỉ có cơ quan phát hành ra tờ giấy đó mới có quyền sao
y bản chính nên tổ chức kinh doanh không đ-ợc sao y bản chính giấy chứng nhận đăng ký
thuế. Sau khi chứng minh yêu cầu của bà chi cục tr-ởng là không đúng pháp luật, thì bà
khẳng định luật pháp quy định nh- vậy... là quá thoáng, không thể không thi hành theo!

Nguồn: Tôi đi Mua Hóa đơn. www.vietnamnet.vn, ngày 16/9/2004

Hộp 1

50 Báo Diễn đàn Doanh nghiệp: “ý kiến Doanh nghiệp về Hóa đơn Kinh doanh”, xem http://www.dddn.com.vn
51 Ngọc Quang (2004).
52 Văn Tiến (2004).

Hình 8: Thời gian mua hoá đơn (%)
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53 Doanh nghiệp đ-ợc mua không quá 2 quyển cho mua hóa đơn lần đầu và số l-ợng lần mua tiếp theo sẽ căn cứ vào
số l-ợng hóa đơn sử dụng trong tháng tr-ớc.

54 Ghi chép trong quá trình khảo sát ở Hà Tây

55 Các quy định về thủ tục giao đất, thuê đất và chuyển nh-ợng đất đ-ợc quy định tại Luật Đất đai (2003) và Nghị định
181 h-ớng dẫn thi hành luật này. Các phân tích và trích dẫn trong phần này chủ yếu đ-ợc dựa trên hai văn bản này.

Nh- vậy, trên thực tế, thủ tục mua hóa đơn không đơn giản, mà ng-ợc lại rất phức tạp và khó khăn.
Nguyên nhân không chỉ là cách hành xử không đúng của cơ quan, ng-ời thực thi (nh- ví dụ nêu
trong hộp trên), mà ngay cả bản thân các quy định về mua hóa đơn còn có sự bất hợp lý. Cụ thể:

Việc tạo ra một thủ tục riêng biệt, tách rời việc mua hóa đơn với việc cấp mã số thuế là bất
hợp lý. Thứ nhất, cơ quan thuế hoàn toàn có thể cấp sổ mua hóa đơn cùng lúc với việc cấp
mã số thuế. Việc thêm một lần nữa, sau khi có mã số thuế, phải “xin phép” đ-ợc mua hóa
đơn thể hiện đậm nét cơ chế xin-cho, gây rất phiền hà, tốn kém cho doanh nghiệp bởi chừng
nào ch-a có hóa đơn, doanh nghiệp ch-a thể hoạt động.

Thời hạn 5 ngày để cơ quan thuế xem xét và quyết định cho phép doanh nghiệp mua hóa
đơn là quá dài và không phù hợp với thực tế. Xét về bản chất công việc, thì việc này có thể
làm đ-ợc ngay sau khi doanh nghiệp nộp hồ sơ hoặc trong ngày. Hơn thế nữa, ngay trong
nội dung tờ khai xin cấp mã số thuế có tới 26 nội dung với rất nhiều nội dung trùng lặp. Ví
dụ các quy định về kê khai đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc, chủ doanh nghiệp, giám đốc
và địa chỉ của họ, tên và địa chỉ của ng-ời góp vốn cao nhất... Những thông tin này có thể
tìm thấy trong giấy chứng nhận ĐKKD và danh sách thành viên góp vốn.

Thủ tục sử dụng hoá đơn tự in rất phức tạp, thậm chí còn phức tạp hơn mua hóa đơn nhiều
lần.  Để có thể sử dụng hóa đơn tự in, doanh nghiệp phải hoàn tất ít nhất 4 thủ tục (đăng ký
sử dụng hóa đơn tự in, in hóa đơn theo chỉ định, đăng ký l-u hành hóa đơn, thông báo phát
hành hóa đơn), với khoảng thời gian không d-ới 15 ngày và chi phí không nhỏ. Trên thực tế
rất ít doanh nghiệp tự in hoá đơn.

Thực tế cho thấy rằng hạn chế số l-ợng mua hoá đơn đã gây tốn thời gian đi lại và nhiều
phiền hà cho doanh nghiệp, đặc biệt trong tr-ờng hợp có nhu cầu sử dụng đột xuất.53 Nhiều
doanh nghiệp đã biên chế một ng-ời th-ờng trực để đi mua hóa đơn. Hơn nữa, có nơi cơ
quan thuế chỉ bán mỗi lần 1 quyển hoá đơn và chỉ bán theo lịch là vào các ngày thứ 2, 4 và
6 hàng tuần.54

Doanh nghiệp chuyển trụ sở sang địa điểm khác thì cũng phải làm thủ tục để mua hóa đơn
với cơ quan thuế nơi đến nh- tr-ờng hợp doanh nghiệp mới thành lập. Tuy nhiên, tr-ớc đó
doanh nghiệp đã phải hoàn tất quyết toán hóa đơn và thuế với cơ quan thuế nơi đi. D-ới góc
độ mua hóa đơn, nhiều doanh nghiệp cho rằng quy định về việc chuyển địa điểm này còn
phức tạp hơn là thành lập doanh nghiệp mới.

VI. Mặt bằng kinh doanh

1.   Thủ tục giao đất, thuê đất và chuyển nh-ợng quyền sử dụng đất 55

Mặt bằng kinh doanh đ-ợc hiểu là địa điểm mà doanh nghiệp dùng để tiến hành hoạt động kinh
doanh, bao gồm nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng  đại diện, cửa hàng, cửa hiệu, nhà
x-ởng... Ngoài trụ sở chính, tùy vào loại hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp có thể phải cần
thêm mặt bằng để xây dựng nhà x-ởng, lắp đặt dây chuyền sản xuất kinh doanh, mở chi nhánh,
VPĐD, cửa hàng...



Địa điểm đặt trụ sở chính phải là một địa chỉ nhà cụ thể. Nhà đó có thể là sở hữu của doanh nghiệp
hoặc đi thuê. Việc thuê nhà đặt trụ sở chính của doanh nghiệp đ-ợc thực hiện theo các quy định
pháp luật về hợp đồng. Đó có thể là hợp đồng dân sự hoặc hợp đồng kinh tế. Nơi đặt trụ sở chính
cũng có thể là nhà thuộc sở hữu của cổ đông góp vốn vào doanh nghiệp. 

Đối với doanh nghiệp cần xây dựng nhà máy sản xuất hoặc công trình khác phục vụ cho sản xuất
kinh doanh.... thì cần phải có đất. Một trong những nguyên tắc quản lý sử dụng đất theo Luật Đất
đai là đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà n-ớc là đại diện chủ sở hữu và quản lý đất theo mục
đích sử dụng.56 Tùy vào từng loại đất cụ thể mà ng-ời sử dụng có các quyền và nghĩa vụ, cũng
nh- các hình thức sử dụng đất khác nhau. Đối với đất sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh
phi nông nghiệp, doanh nghiệp đ-ợc lựa chọn 1 trong 3 hình thức sử dụng sau: (1) Nhận giao đất
có thu tiền sử dụng của Nhà n-ớc; (2) Đ-ợc thuê đất của Nhà n-ớc; (3) Nhận chuyển quyền sử
dụng đất, thuê lại đất.57

1.1. Thủ tục nhận giao đất có thu tiền sử dụng đất của Nhà n-ớc

Nhận giao đất có thu tiền sử dụng của Nhà n-ớc đ-ợc áp dụng trong tr-ờng hợp doanh nghiệp đầu
t- vào sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp đ-ợc đầu t- bằng nguồn vốn có vốn từ NSNN,
sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, đất để làm mặt bằng chế biến
khóang sản. 

Hồ sơ xin nhận giao đất gồm có: (1) Đơn xin giao đất; (2) Dự án đầu t-; và (3) Bản sao giấy phép
đầu t- có công chứng (đối với ng-ời Việt Nam định c- ở n-ớc ngoài, tổ chức, cá nhân n-ớc ngoài).
Hồ sơ đ-ợc lập thành 2 bộ và nộp cho cơ quan quản lý đất đai của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
-ương nơi có đất.

Đối với đất đã đ-ợc giải phóng mặt bằng, thời hạn xem xét giải quyết việc giao đất, áp dụng
nh- sau:

Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp
nhận hồ sơ làm các thủ tục cần thiết và trao quyết định giao đất cho ng-ời đ-ợc giao đất.

Sau khi có quyết định giao đất, ng-ời đ-ợc giao đất thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan
đến quyết định giao đất.

Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày ng-ời đ-ợc giao đất thực hiện xong
các nghĩa vụ tài chính, cơ quan quản lý đất đai tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất cho ng-ời đ-ợc giao đất, thuê đất.

Đối với đất ch-a đ-ợc giải phóng mặt bằng, thời hạn xem xét giải quyết việc giao đất, áp dụng
nh- sau:

Trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp
nhận hồ sơ có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục cần thiết để ra quyết định giao đất.
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56 Điều 13 Luật Đất đai. Tùy theo mục đích sử dụng đất mà doanh nghiệp có hình thức sử dụng đất khác nhau. Luật đất
đai căn cứ vào mục đích sử dụng đã phân ra làm nhiều loại đất. Trong đó đất sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh
doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất xây dựng khu công nghiệp, đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh
doanh, đất sử dụng cho hoạt động khóang sản, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

57 Điều 84(2)(a) Nghị định 181: Đối với khu công nghiệp đ-ợc nhà n-ớc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp
để đầu t- xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp thì ng-ời có nhu cầu sử dụng đất trong khu công nghiệp
đ-ợc nhận chuyển nh-ợng quyền sử dụng đất hoặc thuê đất của doanh nghiệp kinh doanh khu công nghiệp đó.



Sau khi có quyết định giao đất, UBND huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh tổ chức thực hiện việc
bồi th-ờng, giải phóng mặt bằng.

Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc giải phóng mặt bằng
và thực hiện xong các nghĩa vụ tài chính, sẽ tiến hành tổ chức bàn giao đất trên thực địa và
trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ng-ời đ-ợc giao đất.

1.2. Xin thuê đất

Việc cho thuê đất của Nhà n-ớc đ-ợc lựa chọn thay thế hình thức giao đất có thu tiền sử dụng
trong những tr-ờng hợp nói trên và đ-ợc áp dụng trong tr-ờng hợp thăm dò, khai thác khoáng sản
và đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm. Doanh nghiệp xin thuê đất sẽ phải trả tiền thuê đất
hàng năm. Về cơ bản, thủ tục xin thuê đất giống nh- thủ tục xin giao đất.

Việc quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có ng-ời sử dụng cho ng-ời khác chỉ đ-ợc
thực hiện sau khi có quyết định thu hồi đất đó.

Tổ chức kinh tế đ-ợc nhà n-ớc giao đất có thu tiền sử dụng đất đ-ợc chuyển nh-ợng quyền sử
dụng đất, cho thuê quyền sử dụng đất, tặng, cho, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn... Đối với tổ chức
kinh tế đ-ợc nhà n-ớc cho thuê đất không có một số quyền nh- nêu trên đối với tr-ờng hợp đ-ợc
nhà n-ớc giao đất có thu tiền sử dụng. 

1.3. Chuyển mục đích sử dụng đất

Nếu đất đ-ợc giao hoặc thuê là đất nông nghiệp thì phải chuyển thành đất phi nông nghiệp và làm
thủ tục xin phép cơ quan nhà n-ớc có thẩm quyền. Tr-ờng hợp chuyển nh-ợng quyền sử dụng đất
hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà làm thay đổi mục đích sử dụng đất thì ng-ời nhận
chuyển quyền sử dụng đất phải đ-ợc phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc đăng ký chuyển
mục đích sử dụng đất. Tr-ờng hợp thuê đất của ng-ời đang sử dụng đất thì ng-ời thuê đất không
đ-ợc chuyển mục đích sử dụng đất. Thủ tục nh- sau:

Hồ sơ nộp tại cơ quan quản lý đất đai huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất. Hồ sơ
gồm có: (1) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất; (2) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; và (3)
Dự án đầu t-.

Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có
trách nhiệm hoàn thành các thủ tục hành chính cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Tr-ờng
hợp không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ và thông báo lý do. Sau đó, ng-ời đ-ợc phép chuyển mục
đích sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính cho việc chuyển mục đích sử dụng đất. Trong thời
hạn không quá 5 ngày kể từ ngày thực hiện xong các nghĩa vụ tài chính, cơ quan tiếp nhận hồ sơ
trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  đã chỉnh lý cho ng-ời đ-ợc phép chuyển mục đích sử
dụng đất.

1.4. Nhận chuyển nh-ợng, thuê quyền sử dụng đất hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Đối với tr-ờng hợp mục đích sử dụng của thửa đất khác với mục đích của dự án, thì phải thực hiện
thêm thủ tục chuyển mục đích sử dụng tr-ớc khi thực hiện thủ tục thuê quyền sử dụng đất hoặc
nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; hoặc sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nh-ợng quyền sử
dụng đất.58
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58 Mục 2, Thông t- 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên Môi tr-ờng h-ớng dẫn thực hiện một số điều
của Nghị định 181/2004/NĐ-CP.



26 Từ ý t-ởng Kinh doanh đến Hiện thực

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

C
aùc

 th
uỷ 

tu
ïc

Thôøi gian (ngaøy)

Tìm hieåu vôùi cô sôû

Laäp döï aùn vaø chaáp thuaän veà nguyeân taéc

Ño veõ, leân phöông aùn ñeàn buø

Nhaän quyeát ñònh giao ñaát vaø pheâ duyeät phöông aùn ñeàn buø

Ñeàn buø vaø giaûi phoùng maët baèng

Baøn giao ñaát treân thöïc ñòa vaø kyù hôïp ñoàng thueâ/giao ñaát

Caáp giaáy chöùng nhaän QSD ñaát

Toång thôøi gian
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59 Điều 30 Nghị định 181.

Tổ chức, cá nhân muốn góp vốn bằng quyền sử dụng đất, phải nộp hồ sơ tới Văn phòng đăng ký
quyền sử dụng đất. Hồ sơ gồm có: (1) Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất; hợp đồng này
phải có chứng nhận của công chứng nhà n-ớc hoặc UBND xã, ph-ờng, thị trấn nơi có đất; và (2)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký
quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ và thực hiện việc đăng ký góp vốn vào hồ sơ địa chính. Tr-ờng
hợp việc góp vốn phát sinh pháp nhân mới thì gửi hồ sơ đăng ký góp vốn đến cơ quan quản lý đất
đai thuộc UBND cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất cho pháp nhân mới đó.

1.5. Căn cứ giao đất, cho thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.59

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất đ-ợc thực hiện trên cơ sở:
Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong hồ sơ dự án đầu t-. Sở Tài nguyên Môi tr-ờng sẽ cùng
với các Sở ngành liên quan tiến hành thẩm định về nhu cầu sử dụng đất.

ý thức chấp hành tốt pháp luật về đất đai của ng-ời xin giao đất, thuê đất đã đ-ợc nhà n-ớc
cho thuê đất, giao đất tr-ớc đó để thực hiện dự án đầu t-, sản xuất kinh doanh.

Quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch xây dựng
đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân c- nông thôn đã đ-ợc cơ quan nhà n-ớc có thẩm
quyền phê duyệt.

2.    Tình hình thực tế của việc giao đất, thuê đất và chuyển nh-ợng quyền sử dụng đất

Tìm hiểu quy trình thuê đất, xin giao đất thấy nổi lên một số vấn đề nh- sau. Thứ nhất, quá trình
tìm mặt bằng sản xuất kinh doanh là phức tạp nhất trong các loại thủ tục hành chính để thành lập
doanh nghiệp tiến hành kinh doanh; phải trải qua thời gian dài nhất với nhiều thủ tục nhất và cũng
tốn kém không ít.

Để đ-ợc Nhà n-ớc giao đất, cho thuê đất doanh nghiệp phải trải qua ít nhất một quá trình với 7
thủ tục sau: (1) tìm hiểu với chính quyền cơ sở về việc xin giao đất hoặc thuê đất; (2) xin chấp
thuận về nguyên tắc; (3) lập dự án và lên ph-ơng án đền bù; (4) phê duyệt dự án và ph-ơng án
đền bù; (5) giải phóng mặt bằng; (6) bàn giao mặt bằng và ký hợp đồng thuê đất; (7) nhận giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất.



Kết quả khảo sát cho thấy, tổng thời gian trung bình để hoàn tất các thủ tục trên phải mất khoảng
230 ngày (xem hình 9).

Thực tế cho thấy một quy trình xin thuê đất/giao đất th-ờng liên quan đến nhiều cơ quan hữu quan;
đã có tr-ờng hợp để hoàn tất thủ tục này doanh nghiệp cần một hồ sơ với 40 con dấu và chữ ký
và phải mất khoảng thời gian là 90 ngày60. Có những tr-ờng hợp, mất hơn một năm mà doanh
nghiệp vẫn ch-a hoàn tất thủ tục xin thuê đất (xem hộp 2).
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60 Ghi chép trong quá trình khảo sát ở Hà Nam

61 Đến đây, doanh nghiệp vẫn đang phải chờ ý kiến phê duyệt của UBND. Quá trình ch-a kết thúc.

62  Dự kiến các thủ tục mà doanh nghiệp sẽ làm tiếp, bao gồm: (i) UBND tỉnh sẽ phê duyệt nghĩa vụ tài chính; (ii) doanh
nghiệp sẽ thanh toán các nghĩa vụ này tại Sở tài chính, (iii) sau khi thanh toán xong, doanh nghiệp sẽ sang Sở Tài
nguyên Môi tr-ờng để hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và ký hợp đồng thuê đất.

Thủ tục Xin thuê đất, Chuyển Nh-ợng đất - Thật phức tạp!

Để hoàn tất thủ tục xin thuê đất chuyển nh-ợng, một doanh nghiệp tại một tỉnh vùng Cao
Nguyên cho biết họ phải trải qua những thủ tục sau:

1) Hợp đồng chuyển nh-ợng quyền sử dụng đất. Hợp đồng này ngoài chữ ký của hai bên,
còn phải có xác nhận của UBND ph-ờng nơi có đất; xác nhận của tr-ởng phòng QLĐT-nhà
đất và xác nhận của UBND tỉnh.

2) Sau đó doanh nghiệp làm tờ trình gửi UBND thị xã, thành phố thuộc tỉnh đề nghị cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất. Kèm theo tờ trình là: (i) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, (ii)
Giấy Chứng nhận ĐKKD, (iii) Ph-ơng án đầu t- kinh doanh, và (iv) Đơn đăng ký sử dụng đất

3) UBND thị xã sau khi kiểm tra, thẩm tra, trình lên UBND tỉnh để quyết định (sau 45 ngày,
kể từ khi nhận đ-ợc tờ trình).

4) Sau khi nhận đ-ợc tờ trình UBND thành phố, thị xã thuộc tỉnh, UBND tỉnh sẽ quyết định
thông qua chủ tr-ơng cho phép, sau khi có ý kiến của các Sở ngành nh- Sở Tài nguyên Môi
tr-ờng, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (90 ngày sau);

5) Sau khi có chủ tr-ơng, Sở Xây dựng phối hợp với các sở ngành tiến hành kiểm tra hiện
trạng địa điểm xây dựng. Đoàn kiểm tra gồm đại diện Sở Xây dựng, Sở công nghiệp, phòng
quản lý đô thị nhà đất thành phố, và các sở ngành khác. (Doanh nghiệp lại phải trực tiếp
gửi công văn xin ý kiến lên các Sở này) (43 ngày sau).

6) Sở Xây dựng tổng hợp ý kiến và làm công văn trình UBND tỉnh phê duyệt địa điểm kinh
doanh; đồng thời gửi Sở Tài nguyên Môi tr-ờng và Sở Công nghiệp (110 ngày sau khi đã
thẩm tra và thẩm định địa điểm đ-ợc tiến hành).

7) Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng và ý kiến của Sở Tài nguyên Môi tr-ờng, UBND đồng
ý cho làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thực hiện các nghĩa vụ tài chính (60
ngày sau).

8) Sau đó, Sở Tài chính chủ trì và tiến hành họp liên ngành để xác định nghĩa vụ tài chính (thu
tiền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất). Thành phần gồm đại diện Sở Tài chính,
Tài Nguyên Môi tr-ờng, Sở Xây dựng, Cục thuế, UBND thành phố (42 ngày sau).

9) Căn cứ vào kết quả họp liên ngành, liên ngành làm công văn gửi UBND tỉnh đề nghị phê
duyệt mức thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất. (14 ngày sau).61

Riêng để thực hiện xong các thủ tục này, (ch-a kể thủ tục phát sinh khi làm hồ sơ, nh- công
chứng giấy tờ, xác nhận khác về nhân thân, ..), mất một khoảng thời gian là 404 ngày, với sự
tham gia của hầu hết các phòng ban, sở, UBND từ thủ tục đầu đến thủ tục cuối với tổng cộng
là 32 con dấu và chữ ký. Doanh nghiệp này cho biết cho tới nay họ vẫn ch-a thể hoàn tất các
thủ tục  theo yêu cầu và chi phí cho việc thực hiện các thủ tục này là không nhỏ.62

Hộp 2



Thứ hai là thời gian xin thuê
đất, giao đất trong khu công
nghiệp ngắn hơn so với ngoài
khu công nghiệp. Nếu trung
bình phải mất 231 ngày để
hoàn tất thủ thủ tục thuê
đất/giao đất ngoài khu công
nghiệp, thì chỉ mất trung bình
khoảng 83 ngày để hoàn tất
thủ tục thuê đất/giao đất trong
khu công nghiệp (xem hình
10). Nếu so sánh giữa 7 tỉnh
đ-ợc khảo sát, thì thời gian

hoàn tất thủ tục thuê đất/giao đất ở Đắc Lắc là ngắn nhất, tiếp đến là H-ng Yên, Quảng Nam, Hà
Nam, Lào Cai, Hà Tây và An Giang. Kết quả này cũng phần nào phản ánh kết quả một nghiên cứu
gần đây đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về môi tr-ờng kinh doanh63, trong đó H-ng Yên và
Quảng Nam đ-ợc đánh giá vào hạng khá, Hà Nam và An Giang đ-ợc xếp vào loại t-ơng đối thấp
và Hà Tây xếp cuối cùng trong bảng xếp hạng và đ-ợc đánh giá thấp.

Ba là, trong số các thủ tục thuê
đất/giao đất thì thời gian cho việc đền
bù và giải phóng mặt bằng chiếm phần
lớn thời gian trong cả quy trình (xem
hình 9)

Tóm lại, có thể nói thủ tục thuê đất/giao
đất d-ờng nh- là một thủ tục phức tạp
nhất và gây tốn nhiều thời gian cũng
nh- chi phí cho doanh nghiệp. Theo
các doanh nghiệp đ-ợc khảo sát, thì
tính phiền hà của thủ tục, việc phải đi

lại nhiều lần, chi phí ngoài quy định và một số khó khăn gián tiếp khác nh- thiếu quỹ đất, giá đất
cao...  đ-ợc coi nh- là những khó khăn th-ờng gặp trong việc thực hiện thủ tục này (xem hình 11).

Thực tế cho thấy không phải doanh
nghiệp nào cũng cần mặt bằng kinh
doanh. Tuy nhiên, đây là nhu cầu
không thể thiếu đối với doanh nghiệp
sản xuất chế biến. Do đó, thủ tục liên
quan đến nhận giao đất, thuê đất
càng khó khăn phức tạp thì doanh
nghiệp sản xuất càng bị ảnh h-ởng
nhiều hơn. Hơn thế nữa, theo kết quả
khảo sát, giữa các loại doanh nghiệp,
thì doanh nghiệp sản xuất cũng phải
mất thời gian lâu hơn để hoàn thành thủ tục thuê/giao đất (xem hình 12). Có doanh nghiệp cho
rằng việc một doanh nghiệp mất từ 2-3 năm, thậm chí lâu hơn để tìm đ-ợc mặt bằng kinh doanh
đã trở thành chuyện rất bình th-ờng và họ cho rằng “trong những tr-ờng hợp nh- vậy, cơ hội kinh
doanh sẽ qua đi và doanh nghiệp sẽ nản lòng”64.  
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Hình 10: Thời gian làm thủ tục thuê đất trong/ngoài

Hình 11: Các khó khăn trong quá trình giao/thuê đất

Hình 12: Tổng thời gian trung bình để xin giao/thuê
đất phân theo loại hình doanh nghiệp (ngày)

63 VNCI-VCCI (2005): Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp Tỉnh về Môi tr-ờng Kinh doanh ở Việt Nam.

64 Lê Khắc Triết, Giám đốc Công ty Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ Th-ơng mại.



Theo ý kiến chúng tôi, nguyên nhân sâu xa của sự phiền hà này (nh- phản ánh trong kết quả điều
tra) chính là những bất cập trong các quy định về thủ tục này. Cụ thể:

Phức tạp trong khâu đền bù giải phóng mặt bằng. Luật đất đai năm 2003 quy định việc thoả
thuận đền bù giải phòng mặt bằng do doanh nghiệp tự đảm nhận với sự phối hợp của UBND.
Điều này d-ờng nh- gây khó khăn hơn cho doanh nghiệp trong giải quyết việc đền bù giải
phóng mặt bằng. Doanh nghiệp sẽ mất thời gian hơn để thoả thuận với ng-ời dân. Nếu khu
đất liên quan đến hàng trăm, nghìn hộ gia đình thì việc thoả thuận này có thể kéo dài hàng
năm. Hơn nữa, thay đổi về giá cả trên thị tr-ờng có thể sẽ dẫn đến tr-ờng hợp, dân sẽ yêu
cầu doanh nghiệp đền bù với giá leo thang. 

Thực tế có câu chuyện 5 triệu một chỉ tiêu lao động. Đó là tr-ờng hợp, khi doanh nghiệp thoả
thuận đền bù giải phóng mặt bằng sản xuất, ng-ời dân yêu cầu doanh nghiệp ngoài mức đền
bù thông th-ờng, doanh nghiệp phải nhận 1 lao động/ 1 sào đất. Nếu không nhận thì thì phải
đền bù tiếp là 5 triệu/1 ng-ời - là mức do dân thoả thuận với nhau và bắt buộc doanh nghiệp
phải chấp nhận. Kết quả là doanh nghiệp đã phải nhận 250 lao động địa ph-ơng trên tổng
số 300 lao động. Hơn thế nữa, ng-ời dân lại còn có thể bán chỉ tiêu cho ng-ời khác. Vấn đề
ở đây là lao động địa ph-ơng th-ờng có trình độ tay nghề và văn hoá thấp, không đáp ứng
yêu cầu lao động của doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp khi nhận lại phải tốn kém để đào
tạo họ. Doanh nghiệp cũng rất khó xử lý khi công nhân vi phạm kỷ luật lao động, khó sa thải
họ vì việc nhận họ đã coi nh- một sự đền bù cho đất.

Thực tế cho thấy, ngay cả khi thuê đ-ợc đất thì việc giải phóng mặt bằng cũng không đơn
giản. Vụ tranh chấp giữa nhân dân các huyện Hoài Đức, Quốc Oai, Khu công nghiệp An
Khánh ở Hà Tây là những vụ điển hình. Vụ công ty Kim Bài ở Thanh Oai, Hà Tây, mặc dù
UBND tỉnh đã có quyết định cho thuê 6444 m2 đất ao để mở rộng sản xuất kinh doanh bia,
nh-ng ng-ời dân địa ph-ơng xung quanh phản đối, làm cho doanh nghiệp đến nay (sau gần
2 năm) ch-a triển khai đ-ợc dự án mở rộng 65. 
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65 Theo quan sát của chúng tôi, lý do những vụ việc phức tạp ở Hà Tây trong quá trình giải phòng mặt bằng là (i) ng-ời
dân mất lòng tin ở Chính quyền; có sự nghi ngờ trong dân về sự tham nhũng của Chính quyền; (ii) lo lắng của ng-ời
dân đối với sự ô nhiễm môi tr-ờng khi doanh nghiệp triển khai dự án, và (iii) do ở Hà Tây đã thành phong trào; ng-ời
dân lạm dụng việc này để nhằm có thêm đ-ợc tiền đền bù.

66 Ghi chép trong buổi làm việc với nhà máy bia Kim Bài-Thanh Oai, Hà Tây, tháng 2 năm 2005.

Sau hơn 3 năm vẫn không thể hoàn thiện thủ tục xin thuê đất

Năm 2002, công ty Công ty Kim Bài (Thanh Oai, Hà Tây) làm đơn xin thuê 6444 m2 đất ao hồ,
công ích sau nhà máy của công ty tại huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây. Sau 2 năm (năm 2004),
UBND tỉnh đã có quyết định cho thuê đất, sau khi có ý kiến và sự thẩm định của 9 ngành (kế
hoạch và đầu t-, tài chính, xây dựng, công nghiệp, tài nguyên-môi tr-ờng, UBND huyện Thanh
Oai, UBND thị trấn, cục thuế). Doanh nghiệp đã chấp nhận bồi th-ờng đất công là 11.000đ/m2
và hỗ trợ UBND xây dựng hạ tầng cơ sở là 3.300.000đ/sào. Ngày 1/8/2004 công ty dự định tiến
hành san lấp mặt bằng để triển khai dự án, nh-ng bị ng-ời dân xung quanh phản đối. UBND
đã giao cho doanh nghiệp họp với dân (tổng cộng 10 lần) nh-ng không giải quyết đ-ợc, với lý
do là dân sợ rằng việc mở rộng nhà máy gây ảnh h-ởng đến dòng n-ớc thải (mặc dù, dự án
mở rộng sản xuất đã có biện pháp xử lý n-ớc thải đạt tiêu chuẩn). Tình hình cho đến nay vẫn
đang chờ đ-ợc giải quyết 66.

Hộp 3
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67 Ghi chép tại chuyến khảo sát tại H-ng Yên.

68 Điều 22 Luật Doanh nghiệp quy định khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì phải chuyển quyền sử dụng đất cho công ty.

69  Nguyễn Đình Cung (2004). Thời Điểm cho Sự Thay đổi:  Đánh giá Luật Doanh nghiệp và Khuyến nghị. CIEM, GTZ,
UNDP, tr. 19-20.

70 Điều 4(3) Nghị định 16/2005/ND-CP

71 Điều này d-ờng nh- chỉ đúng với dự án đầu t- có nguồn vốn từ ngân sách Nhà n-ớc.

Bất hợp lý của việc phân chia đất theo loại đất.

Việc giao đất hoặc cho thuê đất sản xuất kinh doanh đều gắn với một dự án kinh doanh cụ
thể. Chính điều này đã làm bó buộc doanh nghiệp và dẫn đến một số bất hợp lý là doanh
nghiệp phải bó buộc việc sử dụng đất cho dự án đã trình. Giả sử, sau một năm xin thuê đất,
doanh nghiệp đ-ợc thuê đất, nh-ng cơ hội kinh doanh qua đi, doanh nghiệp muốn chuyển
sang kinh doanh sản phẩm khác thì lại phải thực hiện lại các thủ tục nh- thuê đất thực hiện
dự án mới hoặc nếu không doanh nghiệp sẽ bị thu hồi đất. ở một số địa ph-ơng, thậm chí
doanh nghiệp khó có thể giao đất của mình cho chi nhánh để hoạt động 67. 

Tính khả thi và hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu t- th-ờng đ-ợc đánh giá và dùng làm
căn cứ để quyết định cho thuê đất hoặc giao đất. Điều này đã và đang cản trở rất lớn cho
doanh nghiệp. Ph-ơng án kinh doanh mới chỉ dừng lại ở ý t-ởng kinh doanh. Do đó, sẽ khó
tìm ra tiêu chí cụ thể, rõ ràng nào để cơ quan nhà n-ớc đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của
dự án. Thực tế, nhà đầu t- sẽ là ng-ời bị thiệt hại tr-ớc hết nếu dự án hoạt động không hiệu
quả. Thành công của dự án phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Có thể có tr-ờng hợp, một dự án
đ-ợc cơ quan nhà n-ớc đánh giá là khả thi nh-ng lại không thực hiện đ-ợc trên thực tế. Tóm
lại, việc căn cứ vào hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu t- để quyết định giao đất hay cho
thuê đất không có ý nghĩa thực tế. Nh-ng, đó có thể lại là một d- địa cho sự tham nhũng.

Mặc dù về nguyên tắc, việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất là đ-ợc thừa nhận trong Luật
đất đai và văn bản h-ớng dẫn thi hành. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những quy định này còn
có v-ớng mắc và không khuyến khích việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Về mặt pháp lý, góp vốn phải bằng tài sản thuộc quyền sở hữu và khi đã góp vốn vào công ty thì
phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho công ty 68. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật về
đất đai, thì chuyển quyền sử dụng đất cũng đồng nghĩa với việc ng-ời nông dân mất quyền sử dụng
đất 69. Và chính tâm lý sự mất đất này đã không khuyến khích việc góp vốn bằng đất. 

Do đó, phải quy định ng-ời dân có quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất để họ sáng tạo ý t-ởng
kinh doanh trên mảnh đất của mình. Nhà n-ớc chỉ quy hoạch mang tính định h-ớng phát triển khu
dân c-, khu công nghiệp, đất mỏ; còn vùng đất nào là nông nghiệp, chăn nuôi hay trồng trọt là do
ng-ời dân quyết định theo điều tiết của thị tr-ờng.

VII. Xây dựng nhà x-ởng

1.   Thủ tục về xây dựng công trình 70

Để tiến hành xây dựng công trình, nhà đầu t- phải thực hiện các b-ớc sau: (i) lập dự án đầu t- xây
dựng công trình; (ii) khảo sát thiết kế xây dựng; (iii) xin giấy phép xây dựng; và (iv) thi công xây dựng.

1.1. Lập dự án đầu t- xây dựng công trình:

Mục tiêu của việc lập dự án xây dựng công trình  là để cơ quan có thẩm quyền xem xét hiệu quả
kinh tế-xã hội của dự án 71. Đối với những công trình xây dựng quy mô nhỏ thì dự án đầu t- xây
dựng công trình thể hiện bằng báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Đối với những công trình quy mô lớn, thì
phải lập báo cáo đầu t- xây dựng công trình để xin phép đầu t-, sau đó mới lập dự án đầu t- xây
dựng công trình. Theo Điều 12(1) Nghị định 16 thì chỉ một số ít dự án không phải lập dự án mà chỉ
phải lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật, đó là công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo, công trình cải



tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới trụ sở cơ quan có tổng mức đầu t- d-ới 3 tỷ, và dự án hạ
tầng xã hội có vốn NSNN d-ới 7 tỷ và không nhằm mục đích kinh doanh.

Ng-ời đ-ợc phép lập dự án là tổ chức hoặc cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 38 Luật
Xây dựng. Chủ đầu t- có thể tự lập dự án xây dựng công trình nếu đủ điều kiện.

Đối với dự án đầu t- xây dựng thuộc nhóm A (theo phân loại trong Phụ lục 1 của Nghị định 16) thì
sẽ do Thủ t-ớng Chính phủ cho phép đầu t-. Thời hạn bao lâu thì Thủ t-ớng có quyết định cho
phép đầu t- là không rõ. Nh-ng tối đa không quá 42 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu t- nộp báo
cáo đầu t- xây dựng tới khi bộ ngành có ý kiến chính thức trình Thủ t-ớng quyết định.

Đối với dự án nhóm A sau khi có quyết định cho phép đầu t- của Thủ t-ớng và các dự án nhóm B và
C, để tiến hành đầu t- xây dựng công trình sẽ phải lập dự án đầu t- xây dựng công trình để trình cấp
có thẩm quyền tiếp tục phê duyệt. Hồ sơ trình phê duyệt dự án bao gồm: (1) Tờ trình; (2) Thuyết minh
và thiết kế cơ sở (gồm thuyết minh cơ sở và bản vẽ thiết kế cơ sở)  với số l-ợng tối thiếu là 9 bộ; và
(3) Văn bản cho phép đầu t- của cấp có thẩm quyền (chỉ đối với dự án quan trọng và dự án nhóm A).

Thẩm quyền và thời gian thẩm định dự án đầu t- xây dựng công trình:

Đối với dự án nhóm A thì thẩm quyền là thuộc bộ chuyên ngành nh- quy định tại điều 9(4)
Nghị định 16/2005/NĐ-CP; đối với dự án nhóm B, C thì do các sở ngành hoặc bộ chịu trách
nhiệm thẩm định theo nh- quy định tại điều 9(5)&(6) Nghị định 16/2005/NĐ-CP.

Thời gian thẩm định thiết kế cơ sở không quá 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm A, 15
ngày làm việc đối với dự án nhóm B và 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C (kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ). Thời gian thẩm định dự án (kể cả thiết kế cơ sở) là không quá 60 ngày
làm việc đối với dự án nhóm A, 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và 20 ngày làm việc
đối với dự án nhóm C (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ). Thời gian thẩm định này có thể kéo
dài thêm nh-ng phải đ-ợc sự đồng ý của cơ quan quyết định cho phép đầu t-.

Chủ đầu t- tự quyết định đầu t- sau khi có kết quả thẩm định dự án (riêng đối với dự án không
sử dụng vốn NSNN).

Trong dự án đầu t- xây dựng công trình, phải có ph-ơng án giải phóng mặt bằng.  Ph-ơng án này
đ-ợc phê duyệt đồng thời với phê duyệt dự án đầu t- xây dựng công trình.

1.2. Thiết kế xây dựng công trình

Tùy theo tính chất, quy mô công trình, thiết kế xây dựng công trình có thể đ-ợc lập một b-ớc, hai
b-ớc hoặc ba b-ớc.

Thiết kế một b-ớc là thiết kế bản vẽ thi công đ-ợc áp dụng đối với công trình chỉ phải lập báo
cáo kinh tế-kỹ thuật.

Thiết kế hai b-ớc là thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công, áp dụng đối với công trình phải
lập dự án đầu t- xây dựng.

Thiết kế ba b-ớc là thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế thi công đối với dự án quy mô
lớn, phức tạp.

Về nguyên tắc, các b-ớc thiết kế tiếp theo chỉ đ-ợc thực hiện sau khi b-ớc thiết kế tr-ớc đã đ-ợc
phê duyệt. 

Thiết kế cơ sở phải đ-ợc cơ quan quản lý nhà n-ớc có thẩm quyền về xây dựng tổ chức thẩm định
khi phê duyệt dự án đầu t- xây dựng công trình72. Đối với các b-ớc tiếp theo, chủ đầu t- tổ chức
thẩm định, phê duyệt, nh-ng không đ-ợc trái với thiết kế cơ sở đã đ-ợc phê duyệt.

Chỉ có cá nhân, tổ chức đủ điều kiện mới đ-ợc phép thực hiện thiết kế xây dựng công trình.
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72 Xem thêm phần 2(a) bên trên.



1.3. Giấy phép xây dựng.

Tr-ớc khi tiến hành xây dựng công trình, chủ đầu t- phải xin cấp giấy phép xây dựng tại UBND
cấp tỉnh hoặc cấp huyện. Hồ sơ xin giấy phép xây dựng gồm có: (1) Đơn xin cấp giấy phép xây
dựng; (2) Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình; (3) Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của
pháp luật về đất đai (có công chứng). Điều 65 của Luật Xây dựng quy định 8 điều kiện để xem xét
cấp giấy phép xây dựng.

Giấy phép xây dựng sẽ đ-ợc xem xét cấp trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp giấy phép xây dựng.

Tr-ớc khi tiến hành xây dựng, ng-ời xin phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho UBND
ít nhất 7 ngày tr-ớc khi khởi công xây dựng công trình. Khi đ-ợc cấp giấy phép xây dựng, ng-ời
xin cấp phép phải nộp một khoản lệ phí theo quy định tại Thông t- số 3/2001/TT-BTC ngày 11
tháng 1 năm 2001 của Bộ Tài chính.

1.4. Thi công công trình xây dựng

Để khởi công công trình xây dựng, phải đảm bảo các điều kiện sau: (1) Có mặt bằng xây dựng; (2)
Có giấy phép xây dựng; (3) Có bản vẽ thi công đã đ-ợc phê duyệt; (4)  Có hợp đồng xây dựng; (5)
Có đủ nguồn vốn để đảm bảo tiến độ xây dựng công trình theo tiến độ đã đ-ợc phê duyệt; (6) Có
biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi tr-ờng trong quá trình thi công xây dựng; (7) Đối với khu
đô thị mới, tùy theo tính chất, quy mô phải xây dựng xong toàn bộ hoặc từng phần các công trình
hạ tầng kỹ thuật thì mới đ-ợc khởi công xây dựng công trình.

Tuy nhiên, đơn vị thi công xây dựng công trình phải đáp ứng một số điều kiện nhất định73.  

1.5. Giám sát thi công xây dựng công trình

Chế độ giám sát thi công xây dựng công trình bắt buộc thực hiện đối với mọi công trình xây dựng.
Chỉ có tổ chức đủ điều kiện năng lực hoạt động giám sát thi công xây dựng hoặc cá nhân có chứng
chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng mới đ-ợc thực hiện giám sát xây dựng công trình. 

2. Thực tế

Thủ tục xây dựng công trình đ-ợc coi là phức tạp, làm tốn thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp
trong việc xin phép xây dựng. Kết quả khảo sát cho thấy, tính trung bình thời gian xin phép xây
dựng là 30 ngày. Trên thực tế, có tr-ờng hợp thời gian chạy thủ tục nhiều khi lớn hơn thời gian xây
dựng nhà máy. Nên bỏ thủ tục lập dự án xây dựng công trình của doanh nghiệp dân doanh. Quy
định của Luật Xây dựng d-ờng nh- chỉ để áp dụng cho các công trình xây dựng vốn ngân sách
nhà n-ớc, mà việc áp dụng vào công trình dân doanh là không phù hợp. Nhà n-ớc cần ban hành
các tiêu chuẩn an toàn công trình xây dựng và ngoài ra không nên có quy định nào khác nữa.

VIII. Giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề và điều kiện kinh doanh

Nguyên tắc doanh nghiệp đ-ợc kinh doanh tất cả những gì mà pháp luật không cấm là một trong
những nguyên tắc cốt lõi, góp phần vào sự thành công của Luật Doanh nghiệp. Nguyên tắc này
trên thực tế đã bị hạn chế rất nhiều bởi cái gọi là giấy phép, chứng chỉ hành nghề và các loại giấy
t-ơng tự. Từ năm 2000, Chính phủ và Thủ t-ớng Chính phủ đã nỗ lực rất lớn trong việc bãi bỏ giấy
phép không cần thiết, gây cản trở cho hoạt động kinh doanh. Đến nay, tổng số giấy phép đã đ-ợc
bãi bỏ là 159 giấy phép các loại. 
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73  Tham khảo Luật Xây dựng để biết rõ hơn về các quy định liên quan tới lập dự án xây dựng công trình, thiết kế xây dựng
công trình, giấy phép xây dựng, thi công công trình xây dựng và giám sát thi công công trình xây dựng nh- đã đ-ợc đề
cập trong phần này.



Thực tế, khó có thể biết chính xác là hiện nay có bao nhiêu loại giấy phép, chứng chỉ hành nghề cũng
nh- bao nhiêu ngành nghề cần điều kiện kinh doanh và cụ thể cần điều kiện gì. Cái khó là chúng đ-ợc
quy định ở nhiều loại văn bản khác nhau và đ-ợc biến t-ớng d-ới nhiều hình thức khác nhau. Tính đến
tháng 2 năm 2005,  Phòng th-ơng mại và Công nghiệp Việt Nam đã thống kê đ-ợc là có khoảng 300
loại giấy phép kinh doanh và chứng chỉ hành nghề các loại74, phân theo các ngành nh- sau:

Theo suy nghĩ của chúng tôi, trên thực tế con số này còn lớn hơn nhiều. Hơn thế nữa, nhiều giấy
phép đã đ-ợc bãi bỏ nay đ-ợc phục hồi lại d-ới hình thức khác. Có thể phác hoạ bức tranh thực
tế về giấy phép nh- sau.

1. Đa dạng về hình thức và cơ quan cấp phép

Giấy phép tồn tại d-ới nhiều hình thức khác nhau và tên gọi khác nhau. Đó có thể là một mẫu
thống nhất hoặc một quyết định hành chính75. Các loại giấy phép phổ biến d-ới tên gọi nh- là
chứng chỉ hành nghề (ví dụ nh- chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, quy định
tại Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch Thực vật ngày 25/7/2001), giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn (giấy
chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi tr-ờng, quy định tại Luật Bảo vệ Môi tr-ờng ngày 27/12/1993), giấy
chứng nhận đăng ký (nh- giấy chứng nhận đăng ký thiết bị ngành in, quy định tại Công văn
271/XB-QLI ngày 17/4/1998 của Bộ Văn hoá Thông tin), giấy phép (nh- giấy phép quảng cáo), và
thẻ (nh- thẻ ng-ời đại diện sở hữu công nghiệp,  thẻ h-ớng dẫn viên du lịch)...

Điều 6(3) Luật Doanh nghiệp quy định chỉ có Quốc hội, ủy ban Th-ờng vụ Quốc hội và Chính phủ
mới có thẩm quyền ban hành giấy phép. Trên thực tế có rất nhiều cơ quan khác cũng ban hành
giấy phép, nh- bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố ban hành mà không căn cứ vào Luật,
Pháp lệnh và Nghị định. Về nguyên tắc, những giấy phép đó nếu đ-ợc ban hành cũng sẽ không
có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại những loại giấy phép nh- vậy và chúng đang
dần dần đ-ợc luật hoá hay nghị định hóa. Do đó, d-ờng nh- quy định Điều 6(3) Luật Doanh nghiệp
đã bị vô hiệu hoá. 
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Số l-ợng các giấy phép con còn hiệu lực  phân theo từng ngành

Hộp 4

Ngành văn hóa thông tin: 41 giấy; 

Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn: 37 giấy; 

Ngành ngân hàng: 34 giấy; 

Ngành tài chính: 24 giấy; 

Ngành giao thông vận tải: 23 giấy; 

B-u chính viễn thông: 20 giấy; 

Ngành thủy sản: 19 giấy; 

Ngành công an: 17 giấy; 

Ngành tài nguyên môi tr-ờng: 15 giấy; 

Ngành khoa học công nghệ: 15 giấy; 

Ngành y tế: 15 giấy. 

Ngành t- pháp: 11 giấy;

Ngành th-ơng mại: 10 giấy; 

Ngành chứng khoán: 8 giấy; 

Ngành lao động, th-ơng binh và xã hội: 5 giấy;

Ngành công nghiệp: 5 giấy; 

Ngành hàng không: 4 giấy; 

Ngành du lịch: 3 giấy; 

Ngành hải quan: 3 giấy; 

Ngành xây dựng: 3 giấy; 

Ngành quốc phòng: 2 giấy;

Ngành giáo dục: 1 giấy; 

Nguồn: Ban Nghiên cứu Thủ t-ớng Chính phủ, Phòng Th-ơng mại Công nghiệp Việt Nam (2005)

74 Theo Ban Nghiên cứu của Thủ t-ớng và VCCI, thì đây là 300 loại giấy tờ mà doanh nghiệp phải có trong hoạt động
kinh doanh do cơ quan nhà n-ớc cấp nh- giấy phép, giấy chứng nhận, giấy chấp thuận, quyết định phê duyệt, ...

75 Văn bản thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy (Luật Phòng cháy và chữa cháy); quyết định cho phép sử dụng vật
liệu nổ công nghiệp (nghị định 27/CP ngày 20/4/1995 của Chính phủ)



Thực tế, một số quy định bất hợp lý về cơ quan cấp phép đã gây ra những khó khăn nhất định cho
doanh nghiệp trong việc xin giấy phép. Một số giấy phép chỉ do Bộ hoặc Cục cấp nên gây những
tốn kém nhất định về thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp ở tỉnh xa trong việc ra Hà Nội hoặc
Thành phố Hồ Chí Minh để xin phép; đấy là ch-a kể việc phải đi lại nhiều lần. Chính vì lý do này
rất nhiều nhà đầu t-, doanh nghiệp sẵn sàng chi phí phi chính thức để có đ-ợc giấy phép sớm,
mặc dù chi phí đó không nhỏ nh-ng bù lại họ tiết kiệm đ-ợc thời gian.

2. Không rõ về nội dung, mục tiêu, thủ tục, trình tự và thẩm quyền cấp phép

2.1. Nội dung, mục tiêu, thủ tục, trình tự và thẩm quyền cấp phép của nhiều giấy phép kinh doanh
là không rõ ràng và thủ tục xin giấy phép hết sức khó khăn

Hiện nay không có ai có thể trả lời đ-ợc những câu hỏi nh- hiện nay có cả thảy bao nhiêu giấy
phép các loại? để kinh doanh một ngành nghề nào đó, thì cần những giấy phép nào? trình tự thủ
tục cấp phép ra sao? và cần những điều kiện gì để đ-ợc cấp phép?76

Thực tế cho thấy có rất nhiều giấy phép mà việc cấp phép dựa trên những điều kiện không rõ ràng,
mang tính định tính tạo sự tuỳ ý cho ng-ời cấp phép. Nhiều điều kiện mang tính ngăn cản sự gia nhập
thị tr-ờng. Những quy định nh- vậy tạo d- địa lớn cho tham nhũng hoặc tạo chi phí không cần thiết
cho doanh nghiệp để  “đối phó” yêu cầu phi thực tế, và do đó gây ra những lãng phí cho xã hội.

Có giấy phép doanh nghiệp phải thực hiện hàng chục thủ tục (mỗi thủ tục kết quả là một con dấu)
với thời gian hàng năm. Mặc dù việc cấp phép phức tạp nh- vậy, nh-ng cuối cùng không rõ cơ
quan nào chịu trách nhiệm về việc cấp phép.

Thông th-ờng các giấy phép đều có thời hạn từ một vài tháng đến 1 vài năm. Khi hết thời hạn,
ng-ời xin cấp phép lại phải thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép. Thực tế cho thấy việc ra hạn giấy
phép trong nhiều tr-ờng hợp là rất hình thức, trong tr-ờng hợp khác giống nh- thủ tục xin phép lần
đầu. Điều quan trọng nhất là không rõ cơ sở nào để quy định thời hạn của giấy phép.

2.2. Một số ví dụ và minh chứng cụ thể

Một ví dụ điển hình là giấy phép băng tần. Điều kiện cấp phép thực hiện theo quy định tại Điều 62,
Pháp lệnh B-u chính Viễn thông và Nghị định 24/2004/NĐ-CP ngày 14/1/2004 của Chính phủ, cụ thể:

Có ph-ơng án phát triển mạng thông tin vô tuyến điện, ph-ơng án kinh doanh dịch vụ viễn
thông bảo đảm hiệu quả kinh tế-xã hội và hiệu quả sử dụng băng tần;

Đối với mạng viễn thông di động công cộng, phải có nhu cầu triển khai băng tần trên phạm
vi toàn quốc; đối với viễn thông dùng riêng, mạng nội bộ phải có nhu cầu cao trong việc sử
dụng tần số tại một khu vực nhất định;

Thiết bị phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo qui định của Bộ b-u chính, viễn thông.

Xem xét các điều kiện nh- “đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội”, “hiệu quả sử dụng băng tần”, “nhu
cầu cao”... cho thấy đây là các điều kiện không có tiêu chí rõ ràng để đánh giá. Do vậy, việc đánh
giá phụ thuộc vào ý chí chủ quan của ng-ời cấp phép. 

Ví dụ tiếp theo là về quy trình xin giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Thủ tục phức tạp đó
đã gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp khai thác đá. Thủ tục xin một giấy phép sử dụng thuốc
nổ, thực tế là cần 8 con dấu và mất khoảng thời gian là 60 ngày. Thứ nhất, khi doanh nghiệp nộp
đơn xin giấy phép sử dụng thuốc nổ, thì đơn phải có xác nhận của công an hành chính, công an
phòng cháy chữa cháy, sở công nghiệp và sở tài nguyên môi tr-ờng (4 dấu lần 1). Sau đó, các sở
tiến hành thẩm định thực tế và họp liên ngành (4 dấu lần 2) rồi mới quyết định cấp phép sử dụng
thuốc nổ. Chi phí chính thức thì không có, nh-ng chi phí không chính thức, đặc biệt cho việc thẩm
định cũng không ít.
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76 Điều 4(2) và 5(2) Nghị định 109/2004/NĐ-CP qui định phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm h-ớng dẫn ng-ời đăng
ký kinh doanh về nghành, nghề kinh doanh phải có điều kiện và điều kiện kinh doanh các ngành nghề đó. Thực tế,
ch-a phòng đăng ký kinh doanh nào có thể làm đ-ợc điều này.



Một ví dụ khác cụ thể khác77 là thẻ ng-ời đại diện sở hữu công nghiệp do Cục sở hữu công nghiệp
(Bộ Khoa học Công nghệ Môi tr-ờng) cấp. Để đ-ợc cấp thẻ, ngoài các điều kiện thông th-ờng
khác nh- tốt nghiệp đại học chuyên ngành pháp lý hoặc kỹ thuật, ng-ời xin cấp thẻ phải có chứng
chỉ tốt nghiệp khoá đào tạo chính quy  về sở hữu công nghiệp (trong khi ở Việt Nam hiện ch-a có
cơ sở đào tạo chính quy nào về lĩnh vực này) hoặc phải trực tiếp làm công tác chuyên môn về sở
hữu công nghiệp liên tục từ 5 năm trở lên. Ngoài ra, ng-ời xin cấp thẻ còn phải lấy đ-ợc chứng chỉ
đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra do Cục Sở hữu Công nghiệp tổ chức (thực tế các kỳ kiểm tra này đ-ợc
tổ chức rất hạn chế). Do vậy, theo thống kê, trên toàn quốc hiện chỉ có 52 ng-ời đ-ợc cấp thẻ ng-ời
đại diện sở hữu công nghiệp và phần lớn trong số đó là nhân viên cũ của Cục Sở hữu Công nghiệp.

Chứng chỉ hành nghề y t- nhân, hành nghề d-ợc t- nhân đang trở nên không thực tế bởi trình tự,
thủ tục rất phiền hà nh-ng lại có phần hình thức. Một bác sĩ đã hành nghề vài chục năm liệu có
cần phải cấp chứng chỉ hành nghề nữa hay không? Trong lĩnh vực y học dân tộc, liệu có thể tìm
đ-ợc một số ng-ời có c-ơng vị nào đó để đánh giá năng lực của l-ơng y và cấp chứng chỉ cho họ.
Cùng một bác sĩ, nếu làm việc trong bệnh viện nhà n-ớc thì không cần chứng chỉ, nh-ng nếu tự
làm thì lại đòi hỏi phải có chứng chỉ, đó cũng là một điều không hợp lý. 

Điều 9, Pháp lệnh hành nghề y d-ợc t- nhân quy định điều kiện để đ-ợc cấp chứng chỉ hành nghề
khám chữa bệnh t- nhân, bao gồm: (1) Có bằng cấp phù hợp; (2) Có thời gian thực hành tại cơ sở
y d-ợc; (3) Có đạo đức nghề nghề nghiệp; và (4) Có giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ để
làm việc. Thời hạn của chứng chỉ là 5 năm. Sau đó, sẽ phải làm hồ sơ để xin gia hạn.  Để đ-ợc
cấp chứng chỉ này, thí sinh sẽ phải v-ợt qua một kỳ thi do Bộ Y tế tổ chức. Để v-ợt qua kỳ thi này,
các thí sinh phải ra Hà Nội để tham dự một lớp ôn thi 3 tháng do Vụ Điều trị, Bộ Y tế tổ chức. Nội
dung ôn thi bao gồm kiến thức về pháp luật, các điều răn dạy y đức, quy chế bệnh viện. Theo ý
kiến của một ng-ời đã đ-ợc cấp chứng chỉ thì việc học ôn thi và thi là rất hình thức nh-ng lại tạo
ra những chi phí không nhỏ cho thí sinh 78.

3.   Tính hình thức của giấy phép.

Có nhiều giấy phép, việc cấp phép không đạt mục tiêu đề ra. Nguyên nhân thứ nhất là do điều
kiện cấp phép chỉ mang tính hình thức. Nguyên nhân khác nữa là do việc cấp phép không đi liền
với quá trình kiểm tra giám sát, do vậy trên thực tế nhiều doanh nghiệp th-ờng chỉ tập trung đủ
những điều kiện để đối phó để đ-ợc cấp phép mà không chú trọng đến việc tuân thủ các điều kiện
đó trong cả quá trình hoạt động.
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Quy trình xin giấy phép khai thác mỏ - thật gian nan!

Tr-ớc hết, doanh nghiệp phải xin ý kiến của 2 cơ quan quốc phòng và du lịch. Sau đó, doanh
nghiệp thoả thuận với UBND xã nơi có mỏ để xin chấp thuận về nguyên tắc. Tiếp đó, doanh
nghiệp lên huyện để xin huyện chấp thuận ý kiến của xã và huyện có văn bản gửi lên Sở Tài
nguyên Môi tr-ờng. Sở giao cho phòng quản lý khoáng sản xuống kiểm tra thực địa, gồm cán
bộ địa chính và khoáng sản. Trên cơ sở kết luận của khảo sát, Sở làm công văn đề nghị tỉnh ký
gửi cục quản lý khoáng sản. Cục lại tiếp tục kiểm tra và đề nghị Bộ. Bộ đo đạc khu mỏ và nếu
chấp thuận thì tuỳ theo loại mỏ Bộ sẽ quyết định phân cấp cho tỉnh cấp phép hoặc tự quyết
định. Sau khi có quyết định của Bộ, tỉnh yêu cầu doanh nghiệp lập dự án khai thác mỏ, lập báo
cáo đánh giá tác động môi tr-ờng và trung tâm đo đạc địa chính thuộc sở tài nguyên môi
tr-ờng đến đo đạc lần cuối với chi phí 120đ/m2 (khoảng 1,2 triệu/ha và đây là chi phí chính
thức). Cuối cùng lại tỉnh cấp phép. Tổng chi phí cho các đợt đi lại xin phép -ước tốn khoảng 20
triệu. Thời gian sớm nhất khoảng 3 tháng.

Thực tế có những mỏ thời gian cấp phép vào khoảng 1 năm vì doanh nghiệp phải rất khó khăn
mới có đ-ợc sự chấp thuận của buôn, xã, huyện.

Hộp 5

77 VCCI-Asian Foundation (2004): “Doanh nghiệp và việc Hoàn thiện Môi tr-ờng Pháp lý Kinh doanh”, trang 115.

78 Ghi chép trong buổi làm việc với Bệnh viện Nhật Tân ở An Giang



Giấy phép l-u hành đặc biệt, đ-ợc cấp cho các loại xe quá khổ, quá tải và xe siêu tr-ờng, siêu
trọng theo quy định tại Điều 19(1) Nghị định 36/CP ngày 29/5/1995 và thông t- 112/1998/TT-
BGTVT là một ví dụ điển hình về tính hình thức của giấy phép. Mục đích của giấy phép này là cho
phép ph-ơng tiện là xe thuộc loại quá khổ, siêu tr-ờng, siêu trọng và xe bánh xích đ-ợc phép đi
qua một tuyến, đoạn đ-ờng nào đó. Đối với xe quá khổ, quá tải thì giấy phép đ-ợc cấp theo đề
nghị của chủ ph-ơng tiện với thời hạn không quá 90 ngày; đối với xe siêu tr-ờng, siêu trọng và
bánh xích thì cấp theo chuyến hàng, đợt hàng (nếu theo yêu cầu đặc biệt thì không quá 30 ngày).
Theo ý kiến của các doanh nghiệp thì giấy phép này rất hình thức vì doanh nghiệp đi xin ch-a lần
nào bị từ chối. Tuy nhiên, thời hạn giấy phép quá ngắn lên rất mất thời gian xin phép và nhiều khi
đẩy doanh nghiệp vào tình trạng vi phạm pháp luật một cách oan ức. Vì vậy, doanh nghiệp đề nghị
nên thay bằng việc ghi rõ hạn chế trọng tải trên các tuyến đ-ờng.

4.   Thực thi của cơ quan thực thi

Việc thực thi không đúng các quy định về điều kiện kinh doanh bởi cơ quan thi hành pháp luật cũng
đã gây không ít khó khăn, tốn kém cho doanh nghiệp, thậm chí làm mất cơ hội kinh doanh của
doanh nghiệp.

Tất cả những bất cập nói trên đã dẫn đến một số hậu quả là:

Thời gian xin cấp phép là không dự định tr-ớc đ-ợc. Trong khi, chi phí chính thức là ít nh-ng
chi phí không chính thức th-ờng là khá lớn. Qua khảo sát, có rất ít doanh nghiệp đủ dũng
cảm tiết lộ đầy đủ và chính xác thông tin này.

Nhiều quy định của pháp luật cũng ch-a đủ rõ ràng. Điều này th-ờng dẫn đến việc cơ quan
cấp phép có một sự tuỳ ý rất lớn trong việc cấp phép.

Tất cả những điều này đã làm tăng độ rủi ro của môi tr-ờng kinh doanh, tăng chi phí kinh
doanh một cách không cần thiết.

Các doanh nghiệp tìm mọi cách để lách giấy phép hoặc sử dụng mọi biện pháp để chỉ áp
dụng một cách hình thức. 
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Kinh doanh dịch vụ taxi bị gây khó do quy định ch-a hợp lý

Quyết định 4126 của Bộ GTVT quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ taxi là xe taxi phải có (i)
đồng hồ taxi; (ii) bộ đàm; (iii) sơn màu đặc tr-ng; (iv) chữ trên xe bao gồm tên doanh nghiệp,
số điện thoại, số xe. Tuy nhiên, điều kiện này đ-ợc một cơ quan chức năng cho rằng  các thông
tin tên doanh nghiệp, số điện thoại, số xe phải đ-ợc “sơn” trực tiếp vào xe mà không chấp nhận
việc “dán đề can”79.  Lý do cơ quan đó đ-a ra là nếu dán đề can thì dễ bị bóc và thay đổi, và do
đó, “doạ” nếu doanh nghiệp không chấp thuận thì sẽ ng-ng hoạt động. Theo ý kiến của doanh
nghiệp thì việc sơn lôgô vào xe vừa tốn kém cho doanh nghiệp lại vừa không cần thiết. Thực tế
hiện nay, rất nhiều các hãng taxi dùng cách dán đề can. 

Ngoài ra, theo ý kiến của doanh nghiệp, việc xe taxi phải có màu sơn đặc tr-ng cũng gây khó
khăn cho doanh nghiệp; khi mà số l-ợng màu có hạn, thì rất khó cho doanh nghiệp tìm ra một
màu đặc tr-ng và do đó ít nhất cũng gây thêm chi phí cho doanh nghiệp để làm đ-ợc việc đó.

Hộp  6

79 Cách giải thích của một cơ quan có thẩm quyền ở Đắc Lắc
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Kinh doanh dịch vụ Massage

Kinh doanh ngành nghề dịch vụ xoa bóp. Thông t- số 11/2001/TT-BYT ngày 6 tháng 6 năm
2001 của Bộ Y tế h-ớng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp quy định điều kiện đối với
cơ sở có dịch vụ xoa bóp, trong đó có điều kiện là phải có bác sĩ phụ trách hành nghề dịch vụ
xoa bóp80. Tuy nhiên, có cơ quan nhà n-ớc không chấp nhận việc doanh nghiệp thuê bác sĩ với
lý lẽ là nếu chấp nhận nh- vậy thì không quản lý đ-ợc tr-ờng hợp doanh nghiệp thuê bác sĩ
chỉ là hình thức81. Do đó, cơ quan này đã yêu cầu là chỉ có bác sĩ mới đ-ợc đứng tên kinh doanh
dịch vụ này. Cách giải thích trái pháp luật này đã làm cho doanh nghiệp lại phải lách luật bằng
cách thuê một bác sĩ và yêu cầu ông này làm thủ tục đăng ký kinh doanh d-ới hình thức hộ
kinh doanh cá thể đối với dịch vụ xoa bóp, nh-ng địa điểm kinh doanh tại nơi doanh nghiệp.
Quy định này đã làm cản trở đến hoạt động kinh doanh đúng pháp luật, gây khó khăn, thêm
chi phí cho doanh nghiệp. 

Hộp  7

80 Phần II, Thông t- 11/2001/TT-BYT quy định điều kiện đối với cơ sở có dịch vụ xoa bóp là phải có bác sĩ phụ trách hành
nghề dịch vụ xoa bóp: Bác sĩ phụ trách phải đảm bảo các yêu cầu sau đây: a) Chuyên môn: bác sĩ chuyên khoa phục
hồi chức năng và/ hoặc bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền, bác sĩ đa khoa có chứng chỉ đào tạo về chuyên ngành vật
lý trị liệu - phục hồi chức năng tại các tr-ờng đ-ợc Bộ Y tế chỉ định; b) Nếu là cán bộ đ-ơng chức thì phải đ-ợc phép
làm ngoài giờ bằng văn bản của lãnh đạo cơ quan; c) Có đủ sức khoẻ để làm việc; d) Chỉ đ-ợc đăng ký hành nghề tại
một cơ sở và chịu trách nhiệm về chuyên môn, kỹ thuật (nghiêm cấm việc cho thuê, m-ợn bằng, chứng chỉ đào tạo); ®)
Hợp đồng lao động giữa bác sĩ và chủ cơ sở kinh doanh.

81 Ghi chép trong quá trình khảo sát ở Đắc Lắc
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Phát hiện và kiến nghị

I. Phát hiện

1.   Việc khởi sự doanh nghiệp đòi hỏi một thời gian dài, thực hiện nhiều thủ tục và đòi hỏi
nhiều chi phí không thức.

Để hoàn tất các thủ tục hành chính cho một ý t-ởng kinh doanh đ-ợc thực hiện, theo -ước tính từ
kết quả khảo sát, phải hoàn thành 13 thủ tục chính, với tổng thời gian khoảng 260 ngày, với một
khoản chi phí lớn gấp nhiều lần chi phí chính thức (Xem hình 13). Đó là ch-a kể khoảng thời gian
từ khi có ý t-ởng kinh doanh đến khi bắt đầu ĐKKD (khoảng thời gian #nung nấu# ý t-ởng này, mà
theo kết quả khảo sát trung bình là 7 tháng) và thời gian phải xin phép kinh doanh. Trên thực tế,
có nhiều tr-ờng hợp mà để hoàn tất thủ tục này phải mất một khoảng thời gian vài năm82. 

Hình 13: Tổng thời gian hoàn thành các thủ tục cần thiết để tiến hành
hoạt động kinh doanh (ngày)

Ghi chú: Thông th-ờng chỉ các doanh

nghiệp chế biến và sản xuất mới phải

hoàn thiện toàn bộ cả 13 thủ tục này.

82  Ví dụ có tr-ờng hợp ở An Giang.
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Một điểm đáng l-u ý ở đây là các n-ớc càng nghèo, số l-ợng thủ tục khai sinh một doanh nghiệp
càng nhiều và trải qua một khoảng thời gian càng dài. ở Canada, chỉ mất hai ngày để hoàn tất thủ
tục khai sinh một doanh nghiệp và chỉ với 2 thủ tục; ở Thụy Điển là 3 thủ tục. Tuy nhiên để hoàn
thiện thủ tục khai sinh cho một doanh nghiệp phải mất 203 ngày ở Haiti và 215 ngày ở Cộng hoà
Dân chủ Công Gô83.  

Nhìn tổng thể, doanh nghiệp không chỉ khó khăn trong việc thực hiện từng thủ tục riêng lẻ mà trong
cả hệ thống các thủ tục này, cụ thể:

Các thủ tục chỉ có thể đ-ợc thực hiện sau khi các thủ tục tr-ớc đã hoàn tất. Thủ tục khắc dấu
chỉ có thể thực hiện sau khi đ-ợc cấp đăng ký kinh doanh. Cấp mã số thuế chỉ có thể hoàn
thành sau khi hoàn thành khắc dấu. Mua hoá đơn chỉ có thể thực hiện sau khi đ-ợc cấp mã
số thuế và việc in hoá đơn, thậm chí còn phức tạp hơn rất nhiều so với mua hoá đơn. Do đó,
khó khăn hay trì hoãn trong việc thực hiện một thủ tục cũng có thể gây ra sự trì hoãn, kéo
dài cho cả một quá trình.

Các thủ tục th-ờng bị mất nhiều thời gian cho quá trình chuẩn bị hồ sơ và việc phải đi lại
nhiều lần lên cơ quan có thẩm quyền nhận lại và sửa chữa hồ sơ; do đó, thời gian thực tế
hoàn tất các thủ tục th-ờng là dài hơn so với thời hạn theo quy định của luật.

Một số thủ tục là chồng chéo, bất hợp lý, không cần thiết.Ví dụ, các thông tin có trong hồ sơ
đăng ký kinh doanh, khắc dấu và cấp mã số thuế về cơ bản là trùng nhau. Tuy nhiên, trong mỗi
thủ tục doanh nghiệp lại phải chuẩn bị một bộ hồ sơ riêng để nộp cho cơ quan có thẩm quyền. 

So sánh giữa các loại hình doanh nghiệp, thì công ty cổ phần th-ờng phải hoàn tất thủ tục với
khoảng thời gian dài hơn, tỷ lệ công ty phải chi phí ngoài quy định cao hơn. So sánh về ngành nghề
kinh doanh, thì ngành sản xuất bị ảnh h-ởng nhiều nhất bởi thủ tục hành chính trong kinh doanh.
Hơn thế nữa, rào cản hành chính khác nhau ở các địa ph-ơng khác nhau, tùy thuộc vào chất l-ợng
của môi tr-ờng kinh doanh ở đó.

2.    Cơ chế một cửa đ-ợc coi là một giải pháp hiệu quả của cải cách hành chính ch-a đ-ợc
hiểu đầy đủ và thống nhất về bản chất.

Quy trình một cửa đang đ-ợc áp dụng tại một số địa ph-ơng đã và đang trở thành một rào cản,
đặc biệt khi áp dụng cho công tác đăng ký kinh doanh (ĐKKD). ở Đắc Lắc là một ví dụ điển hình.
Theo ý kiến của doanh nghiệp tại đó và theo quan sát của nhóm tác giả khi đi thực tế tại địa
ph-ơng, thì việc áp dụng quy trình một cửa đã làm cho kéo dài thời hạn ĐKKD và bổ sung ĐKKD.
Sự lòng vòng này thể hiện ở chỗ hồ sơ ĐKKD sẽ đ-ợc nộp tại tổ 1 cửa; sau đó, tổ một cửa lại
chuyển đến Phòng ĐKKD để giải quyết. Nếu phải sửa đổi bổ sung, hồ sơ đ-ợc chuyển lại tổ một
cửa để doanh nghiệp lên nhận về sửa chữa. Hồ sơ sau khi sửa chữa lại đ-ợc nộp lại cho tổ một
cửa để chuyển về Phòng ĐKKD. Nếu giấy phép ĐKKD đ-ợc cấp thì cũng sẽ đ-ợc chuyển qua tổ
1 cửa để doanh nghiệp lên nhận về.

Cũng là vận dụng quy trình một cửa, nh-ng ở Lào Cai trình tự lại khác và cách thực hiện cũng khác,
đó là doanh nghiệp nộp hồ sơ tại phòng ĐKKD và sau đó đến phòng ĐKKD để nhận giấy chứng
nhận ĐKKD, mã số thuế và dấu. Một cửa ở đây đ-ợc hiểu là cả 3 thủ tục ĐKKD, xin mã số thuế
và khắc dấu đều có thể đ-ợc thực hiện tại một đầu mối là phòng ĐKKD.

83 Doing Business in 2004: Understanding Regulation. ấn phẩm do Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ Quốc tế và NXB
Oxford ấn hành, trang xiii & xvi
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3. Tính không tiên liệu tr-ớc đ-ợc khi thực hiện các thủ tục 

Tính không tiên liệu tr-ớc của thủ tục hành chính thể hiện ở việc nhà đầu t- khi nộp hồ sơ tiến
hành một thủ tục hành chính không biết tr-ớc đ-ợc là họ có thể thành công không, sẽ còn có thủ
tục nào phát sinh thêm hay không? Chi phí ra sao? Nếu thành công thì khi nào xong?

Nhiều tr-ờng hợp, nhà đầu t- cũng mất nhiều thời gian và công sức chuẩn bị tài liệu trong hồ sơ
bởi những thủ tục phát sinh, không l-ờng tr-ớc hoặc phải chuẩn bị những giấy tờ không cần thiết.
Ví dụ công chứng giấy tờ, bao gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất là cấp cho hộ gia đình, nên mặc dù là cá nhân (ch-a lập gia đình), thì phòng công
chứng vẫn yêu cầu phải về địa ph-ơng nơi th-ờng trú để làm giấy xác nhận hộ độc thân. Riêng
việc xác nhận hộ độc thân cũng không đơn giản, nhiều khi cũng phải mất vài ngày. Để có đ-ợc
“giấy xác nhận hộ độc thân”, ng-ời xin xác nhận cũng phải cần đến 4 con dấu và chữ ký, đó là xác
nhận của cơ quan nơi công tác, xác nhận của tổ dân phố nơi sinh sống, xác nhận của cơ quan
công đoàn và cuối cùng là xác nhận của UBND ph-ờng.

Thông th-ờng mỗi thủ tục hành chính yêu cầu có một bộ hồ sơ. Tuy nhiên, để có đ-ợc mỗi loại
giấy tờ trong hồ sơ đó, ng-ời nộp hồ sơ nhiều khi lại phải thực hiện một thủ tục hành chính nữa.
Kết quả là thủ tục phát sinh thủ tục. Rất nhiều tr-ờng hợp, tài liệu đ-ợc yêu cầu đó không thể có
®-îc tr-íc ®-îc. 

Hệ quả của hiện t-ợng này là không tạo tâm lý yên tâm cho nhà đầu t-, khuyến khích nhà đầu t-
vi phạm pháp luật hoặc khi đã “chót” thực hiện thủ tục hành chính thì th-ờng cố hoàn thành kể cả
bằng chi phí bổ sung, tạo d- địa cho sự tham nhũng. Sự không ổn định, tiên liệu tr-ớc đ-ợc của thủ
tục hành chính có thể là nguyên nhân hoạt động không hiệu quả, ổn định và phá sản doanh nghiệp.

Quy định phức tạp, nhiều thủ tục đôi khi mang lại kết quả ng-ợc lại so với mục tiêu đặt ra. Cá nhân
giầu có và có quan hệ hoàn toàn có thể tránh đ-ợc sự phức tạp của quy định và thậm chí đó lại
chính là quy định bảo hộ họ, ngăn cản cá nhân khác gia nhập thị tr-ờng. Chính những quy định
phức tạp đã khuyến khích doanh nghiệp hoạt động phi chính thức84. 

84  Việc đơn giản hoá thủ tục hành chính trong kinh doanh có thể sẽ khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển lên doanh nghiệp.

Hộp 5. Cấp điện - Chuyện thật Nh- đùa!

Để có điện phục vụ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cũng cần có điện. Để có điện, tr-ớc
hết doanh nghiệp phải hợp đồng với sở Điện lực để kéo điện vào địa điểm kinh doanh. Để kéo
điện thì cần có mặt bằng và phải đ-ợc sự đồng ý của UBND huyện, và do đó, doanh nghiệp lại
phải lên huyện. Tuy nhiên, UBND huyện không đồng ý về mặt bằng để chôn cột kéo điện với
lý do là UBND huyện không có thẩm quyền phê duyệt dự án về điện và cho rằng việc này
thuộc Sở Xây dựng. Doanh nghiệp tiếp tục hành trình lên Sở Xây dựng. Sở Xây dựng không
đồng ý với thiết kế đ-ờng dây điện của Sở Điện lực vì lý do thiết kế đó không hợp lý và yêu
cầu phải thiết kế lại theo quy hoạch 2010. Nếu thiết kế theo quy hoạch đó, thì một số cột điện
sẽ phải chôn vào nhà dân. Do đó, doanh nghiệp sẽ phải tính đến ph-ơng án theo gợi ý của Sở
là mua nhà dân để chôn cột điện. 

Sau một thời gian dài, thì cuối cùng, doanh nghiệp đ-ợc phép chôn cột điện dọc theo đ-ờng
giao thông mà không phải mua thêm đất của dân. 

Hộp  8

(Ghi chép tại biểu làm việc với một bệnh viên t- nhân tại Châu Đốc, An Giang)
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4.  Hạn chế của quy định d-ới luật và văn bản không phải luật

Đây là các lệnh miệng tạm ngừng ĐKKD đối với một số ngành nghề không cấm kinh doanh85. Hiện
t-ợng này đã làm cho môi tr-ờng đầu t- trở nên méo mó, không thống nhất trong toàn quốc. T -
duy không biết quản lý thì tốt nhất là cấm, tạm ngừng cần phải đ-ợc xoá bỏ. Trên thực tế, cách t-
duy này có thể tạo ra bất công bằng trong hoạt động kinh doanh, tạo sự độc quyền và làm tăng
chi phí kinh doanh không cần thiết.

5.  Thiếu sự phối hợp của cơ quan quản lý nhà n-ớc

Hiện t-ợng phổ biến là doanh nghiệp phải chuẩn bị nhiều bộ hồ sơ (nhiều tr-ờng hợp t-ơng tự
nhau) để nộp cho các cơ quan nhà n-ớc khi tiến hành thủ tục hành chính. Cách quản lý cắt khúc
nh- hiện nay đã làm cho doanh nghiệp mất rất nhiều thời gian đến “gõ” cửa từng cơ quan quản lý
nhà n-ớc để thực hiện các yêu cầu của họ. D-ờng nh- đã thành một thói quen doanh nghiệp sẽ
phải cung cấp bất kỳ thông tin gì mà cơ quan nhà n-ớc cần mặc dù cơ quan đó có thể có đ-ợc
thông tin đó dễ dàng hơn, ít tốn kém hơn nếu có sự phối hợp giữa các cơ quan nhà n-ớc.

Hậu quả là doanh nghiệp thì mất thời gian và chi phí đi lại, còn cơ quan nhà n-ớc vẫn không thể
thực hiện đ-ợc chức năng quản lý nhà n-ớc thống nhất, hiệu quả. Quản lý nhà n-ớc vẫn phân tán,
chia cắt và thực tế là hoàn toàn không hiệu quả, không ngăn ngừa đ-ợc kẻ gian mà ng-ợc lại gây
khó khăn cho ng-ời ngay. Thực tế cho thấy ai muốn vi phạm pháp luật lại không khó khăn để hoàn
tất các thủ tục hành chính. 

6.   Quy định pháp luật phức tạp, thay đổi nhiều

Đắt đỏ giấy phép kinh doanh dịch vụ Internet

Việc dừng đăng ký kinh doanh dịch vụ Internet đến hết năm 2005 đã phát sinh tiêu cực tại
thành phố Hồ Chí Minh. Giá sang nh-ợng giấy phép ĐKKD dịch vụ đại lý Internet tăng vọt
lên đến 35 triệu đồng, tùy từng quận: Quận 3 giá 30 triệu, Quận 1, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò
Vấp giá 35 triệu.

Nguồn: VnMedia (www.vnmedia.vn), ngày 26/05/2005

Hộp  9

85 Xem phần I

Hình 14: Các cản trở thực hiện ý t-ởng kinh doanh
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Có quá nhiều quy định nên doanh nghiệp không thể biết hết đ-ợc, thậm chí ngay cả cơ quan nhà
n-ớc cũng không biết hết đ-ợc. Ngay cả cơ quan ĐKKD là cơ quan có trách nhiệm h-ớng dẫn
doanh nghiệp về ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì cũng không thể biết rõ hiện có bao nhiêu
nghành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện đó là gì. Kết quả khảo sát cho thấy việc ch-a
rõ quy định pháp luật và thủ tục ĐKKD đ-ợc coi là rào cản lớn thứ ba đối với thực hiện ý t-ởng kinh
doanh (xem hình 14), lớn hơn so với các yếu tố khác nh- thiếu kỹ năng quản lý, thiếu nguồn lao
động, khó khăn về thị tr-ờng...

Tình trạng cấp phép hiện nay đáng báo động. Việc thiếu một tiêu chuẩn cụ thể để là căn cứ khi
ban hành giấy phép đã dẫn đến việc ban hành giấy phép một cách tuỳ tiện. Khi giấy phép đ-ợc
ban hành thì cũng khó có thể đánh giá đ-ợc là có đạt mục tiêu đề ra không. Nhiều cơ quan khi
ban hành giấy phép th-ờng dựa vào những lý do bảo vệ ng-ời tiêu dùng, an ninh quốc phòng, thu
ngân sách hay để nắm bắt thông tin phục vụ phát triển kinh tế. Thực tế đã chỉ ra rằng việc cấp
phép không thể đảm bảo đ-ợc các mục tiêu nói trên.

Tính hay thay đổi của quy định pháp luật góp phần làm cho môi tr-ờng đầu t- không ổn định,
không khuyến khích đ-ợc nhà đầu t- đầu t- có chiều sâu và định h-ớng làm ăn lâu dài. Do đó,
tâm lý làm ăn “chộp giật” vô tình lại đ-ợc khuyến khích và -a chuộng.

7.  Thái độ không thân thiện của chính quyền đối với doanh nghiệp

Sự không thân thiện của chính quyền th-ờng dẫn đến hệ quả là doanh nghiệp không an tâm kinh
doanh. Thay vì phát huy ý t-ởng sáng tạo, họ quay ra lo sợ và tìm cách đối phó với chính quyền. 

Thái độ của cơ quan nhà n-ớc luôn luôn cho rằng doanh nghiệp là vi phạm pháp luật, là kinh
doanh lừa đảo, trốn thuế... và do đó, tìm mọi cách soi mói doanh nghiệp thay vì h-ớng dẫn giúp
đỡ doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật. Thậm chí có nơi cố tình giải thích sai pháp luật hoặc
áp dụng cứng nhắc để hành doanh nghiệp.

Điều này ảnh h-ởng đến môi tr-ờng kinh doanh và tạo thành yếu tố cản trở lớn cho phát triển. Một
số nghiên cứu gần đây cũng cho thấy kết quả t-ơng tự 86. Ví dụ, Hà Tây là một tỉnh có vị trí địa lý
rất thuận lợi cho phát triển kinh doanh, nh-ng lại thực tế lại kém phát triển và đ-ợc đánh giá là có
môi tr-ờng kinh doanh kém cạnh tranh nhất.

II. Kiến nghị

Các phát hiện cho thấy có nhóm nguyên nhân của những bất cập nh- phân tích. Nhóm thứ nhất
là do chất l-ợng yếu kém của những quy định pháp luật. Nhóm nguyên nhân thứ hai liên quan đến
hoạt động của bộ máy chính quyền hay cụ thể hơn là sự yếu kém về trang thiết bị, trình độ của cơ
quan chính quyền, thái độ hành xử ch-a đúng mực của cán bộ thực thi pháp luật. Do đó, chúng tôi
kiến nghị hai nhóm giải pháp t-ơng ứng.

1.  Thay đổi các quy định, chính sách hiện hành

1.1 Công khai hoá ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Chính phủ cần tập hợp và công bố công khai để mọi doanh nghiệp, cá nhân có thể biết danh mục,
bao gồm:

86 VNCI-VCCI (2005).
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Danh mục ngành nghề cấm kinh doanh;

Danh mục ngành nghề kinh doanh cần chứng chỉ hành nghề và điều điện, trình tự thủ tục
cấp chứng chỉ hành nghề đó;

Danh mục ngành nghề kinh doanh cần giấy phép và điều kiện và trình tự thủ tục cấp các
giấy phép đó;

Danh mục ngành nghề kinh doanh cần điều kiện kinh doanh và các điều kiện kinh doanh cụ
thể đối với từng ngành nghề đó.

Danh mục này phải đ-ợc định kỳ 1 năm xem xét lại hoặc đ-ợc xem xét lại theo yêu cầu của cá
nhân hoặc doanh nghiệp khi phát sinh bất hợp lý.

1.2. Xây dựng ph-ơng pháp luận về giấy phép và định nghĩa rõ ràng về giấy phép

Cần có một nghiên cứu tổng thể, chi tiết đánh giá lại toàn bộ hệ thống giấy phép và điều kiện kinh
doanh để xây dựng một ph-ơng pháp luận về giấy phép thống nhất. Việc ban hành giấy phép phải
dựa trên 8 nguyên tắc sau đây:

i. Chỉ áp dụng cho các hoạt động kinh doanh mà việc cấp phép là điều kiện cần và đủ để đạt
mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, cần xác định rõ tính cần thiết và mục tiêu cấp phép ngay trong quy
định về giấy phép. Các quy định về giấy phép cần phải đi qua một quy trình cụ thể để đ-ợc
ban hành, trong đó một trong các thủ tục bắt buộc là giải trình đầy đủ mục tiêu, dự báo tác
động (về mặt lợi ích và chi phí) của loại hình giấy phép đó87.

ii. Không nên đặt mục tiêu cấp phép nhằm bảo vệ ng-ời tiêu dùng và thu ngân sách. Nếu không
thì sẽ phải quy định cụ thể ngay trách nhiệm của ng-ời cấp phép (cơ quan cấp phép) đối với
sản phẩm hoặc dịch vụ đã đ-ợc cấp phép khi không đáp ứng yêu cầu đặt ra. Không đ-ợc dùng
cơ chế cấp phép để thực hiện chức năng khác nh- cung cấp thông tin và kiểm soát.

iii. Thiết lập một cơ quan chuyên trách cấp phép và đồng thời quy định rõ trách nhiệm đối với thiệt
hại xảy ra do việc cấp phép.

iv. Nghiêm cấm cơ quan nhà n-ớc áp dụng thêm các yêu cầu cấp phép và phải quy định một
cách rõ ràng, cụ thể các yêu cầu cấp phép trong Luật Doanh nghiệp.

v. Cần phải quy định ngay trong Luật chứ không phải quy định d-ới luật các nguyên tắc cấp
phép, tiêu chí để cấp phép, từ chối cấp phép. Những tiêu chí này phải đ-ợc xác định một cách
rõ ràng, cụ thể để tránh việc giải thích một cách tuỳ tiện. Tránh việc áp đặt thêm các điều kiện,
cấp phép phải đ-ợc sử dụng nhằm xác nhận sự tuân thủ các quy định của luật.

vi. Điều kiện cấp phép phải đ-ợc quy định một cách hợp lý và có thể thực hiện đ-ợc tr-ớc khi tiến
hành hoạt động kinh doanh đòi hỏi giấy phép;

vii. Bãi bỏ thời hạn của giấy phép

87 Có thể áp dụng một số công cụ nh- Đánh giá Dự báo Tác động Pháp luật (RIA), coi đó là yêu cầu bắt buộc đối với với
việc ban hành một văn bản pháp luật quy định về giấy phép kinh doanh.  Tham khảo thêm về các công cụ này tại
www.sme-gtz.org.vn và www.sme.com.vn.
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viii. Tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc công dân đ-ợc phép làm tất cả những gì mà pháp luật không
cấm. Do đó cần quy định các hoạt động bị cấm thay vì quy định các hoạt động đ-ợc phép.

Nghiên cứu xây dựng cơ chế “xã hội hóa giấy phép”. Cần phân biệt giấy phép với điều kiện kinh
doanh, chứng chỉ hành nghề và các loại giấy xác nhận. Sự khác biệt ở đây  là sự thừa nhận giá trị
pháp lý của chứng chỉ hành nghề và giấy xác nhận do tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp t- nhân cấp
(không nhất thiết phải do nhà n-ớc cấp). 

Lợi ích của việc thừa nhận giá trị pháp lý chứng chỉ hành nghề, các loại giấy xác nhận đủ điều kiện
do tổ chức, hiệp hội chuyên ngành cấp là tạo sự linh hoạt hơn, làm nhẹ tâm lý xin phép, tăng trách
nhiệm ng-ời cấp phép do đó, tăng hiệu lực của các loại giấy này, đồng thời giảm công việc của cơ
quan nhà n-ớc để tập trung vào công tác hậu kiểm.

1.3. Xây dựng ph-ơng pháp luận áp dụng thống nhất về quy hoạch

Cần ban hành ngay quy định về quy hoạch nhằm tạo cách hiểu thống nhất về quy hoạch, căn cứ
thống nhất để xây dựng quy hoạch, tránh tr-ờng hợp quy hoạch tràn lan, quy hoạch thay đổi
th-ờng xuyên, các quy hoạch vênh nhau, sử dụng quy hoạch nh- một công cụ hạn chế kinh doanh
và vụ lợi.

Về quy hoạch sử dụng đất, UBND các tỉnh cần công bố công khai, rộng rãi quy hoạch mặt bằng cho
doanh nghiệp thuê làm văn phòng, xây dựng nhà x-ởng sản xuất. Đồng thời, công bố công khai các
quyền và nghĩa vụ đối với từng quy hoạch mặt bằng đó để doanh nghiệp biết tr-ớc khi quyết định.

1.4. Cải cách thủ tục ĐKKD, cấp mã số thuế, mua hoá đơn, khắc dấu

Cải cách ngay thủ tục khắc dấu, cấp mã số thuế và mua hoá đơn, theo h-ớng đơn giản hoá thủ
tục tự in hoá đơn. Bãi bỏ thủ tục mua hóa đơn lần đầu.

Hợp nhất ba thủ tục ĐKKD, xin mã số thuế và khắc dấu. Đồng thời, thống nhất số ĐKKD và mã
số thuế làm một. Thủ tục hợp nhất này cần đ-ợc thực hiện nh- sau:

Hồ sơ đăng ký kinh doanh khi gửi lên cơ quan ĐKKD, đồng thời đ-ợc gửi sang cơ quan thuế,
hải quan và công an xem xét tr-ớc. Khi doanh nghiệp đ-ợc cấp giấy chứng nhận ĐKKD thì
cơ quan ĐKKD đồng thời gửi bản sao giấy chứng nhận ĐKKD sang cơ quan công an, hải
quan và thuế. Sau đó:

Doanh nghiệp sẽ mang bản chính giấy chứng nhận ĐKKD lên cơ quan thuế để khai đăng ký
mã số thuế và nhận sổ mua hóa đơn. Doanh nghiệp có thể mua hóa đơn ngay sau đó. Nếu
doanh nghiệp tự in hoá đơn, thì doanh nghiệp chỉ phải mang mẫu hoá đơn tự in lên đăng ký
với cơ quan thuế.

Trong quá trình ĐKKD doanh nghiệp có thể tiến hành khắc dấu. Khi cần sử dụng doanh
nghiệp mang mẫu dấu đến đăng ký với cơ quan công an.

Với quy trình mô tả nh- trên, về nguyên tắc, doanh nghiệp có thể hoàn tất việc đăng ký mã số
thuế, mua hóa đơn và có dấu để sử dụng trong ngày đ-ợc cấp đăng ký kinh doanh. Quy trình này
nếu đ-ợc áp dụng có một số điểm lợi sau đây:
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Tăng c-ờng hơn sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà n-ớc, nhờ đó quản lý nhà n-ớc
thống nhất hơn, có hiệu lực hơn.

Nhờ có sự phối hợp giữa cơ quan ĐKKD và cơ quan công an từ khi ĐKKD nên có thể loại bỏ
đ-ợc ngay từ đầu hiện t-ợng ng-ời bị cấm thành lập doanh nghiệp vẫn thành lập doanh
nghiệp đ-ợc. 

Với quy trình đăng ký nói trên, tăng c-ờng tính chủ động  của doanh nghiệp nhờ thủ tục đăng
ký đơn giản hơn và có thể tiên liệu tr-ớc đ-ợc. 

Hiệu lực quản lý nhà n-ớc cũng không giảm xuống, mà có thể nói đ-ợc tăng c-ờng hơn và
có sự thống nhất hơn.

Tất cả quy trình này, tr-ớc mắt có thể thực hiện ngay đ-ợc bằng một thông t- liên tịch giữa Bộ Kế
hoạch và Đầu t-, Bộ Tài chính và Bộ Công an h-ớng dẫn về ĐKKD, cấp mã số thuế, mã số hải
quan, khắc dấu và mua hoá đơn. Tuy nhiên, về lâu dài, quy trình này cần đ-ợc quy định bằng văn
bản có hiệu lực pháp lý cao hơn là luật.

1.5. Đơn giản hoá thủ tục thuê đất, giao đất và xây dựng nhà x-ởng

Về thủ tục lập dự án xin thuê đất hoặc giao đất và xây dựng nhà xuởng cần đơn giản hoá theo
h-ớng bãi bỏ toàn bộ căn cứ để cho thuê đất, giao đất và xây dựng nhà x-ởng nh- hiện nay, thay
vào đó là các căn cứ sau:

Bảo vệ môi tr-ờng: nghĩa là doanh nghiệp phải cam kết đảm bảo không gây ô nhiễm môi tr-ờng.

Việc xây dựng nhà x-ởng phải đảm bảo an toàn, không làm ảnh h-ởng đến an ninh quốc
phòng, ảnh h-ởng đến cảnh quan, di sản văn hoá, kiến trúc khu vực (ví dụ: phố cổ, nơi có
danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di sản văn hoá). Các điều kiện này đ-ợc công bố công
khai để mọi doanh nghiệp biết và thực hiện.

Bên cạnh đó, cơ chế đấu thầu về cơ bản phải đ-ợc thay thế cho cơ chế xét duyệt nh- hiện nay.

2. Nâng cao năng lực quản lý  của bộ máy chính quyền

2.1. Hoàn thiện hệ thống cơ quan ĐKKD

Xây dựng một hệ thống cơ quan đăng ký kinh doanh độc lập, đ-ợc tổ chức thống nhất, ngành dọc,
đ-ợc trang bị hiện đại và đầy đủ ph-ơng tiện hoạt động. Xây dựng đ-ợc một hệ thống thông tin
doanh nghiệp toàn quốc, th-ờng xuyên cập nhật cùng với quá trình đăng ký kinh doanh và thay
đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Hơn thế nữa, hệ thống thông tin doanh nghiệp này phải có thể
truy cập đ-ợc với một mức phí không quá cao. Thông qua hệ thống cơ quan đăng ký kinh doanh
hiện đại, doanh nghiệp có thể đăng ký kinh doanh và những thay đổi nội dung ĐKKD một cách kịp
thời, hiệu quả thông qua mạng Internet. 

Chức năng chính của cơ quan đăng ký kinh doanh nên tập trung vào (i) đăng ký kinh doanh, (ii)
hỗ trợ, h-ớng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật; (iii) cung cấp thông tin về doanh nghiệp
cho các bên có nhu cầu, và (iv) bảo hộ tên doanh nghiệp trên toàn quốc.
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2.2. Tăng c-ờng sự phối hợp giữa các cơ quan nhà n-ớc

Tình trạng hiện nay các cơ quan nhà n-ớc hoạt động t-ơng đối cục bộ, đơn lẻ, thậm chí nhiều nơi
còn mang tính bất hợp tác. Việc tăng c-ờng sự hợp tác giữa các cơ quan nhà n-ớc theo nguyên
tắc sau đây:

Hệ thống pháp luật phải minh bạch, rõ ràng, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà n-ớc
trong thực hiện nhiệm vụ.

Hiện đại hoá bộ máy quản lý nhà n-ớc, nối mạng giữa các cơ quan nhà n-ớc.

Quy định việc rõ trách nhiệm cung cấp thông tin, trách nhiệm và thời hạn phải trả lời khi đ-ợc
hỏi ý kiến.

áp dụng cơ chế một cửa.

2.3. Xây dựng chính quyền thân thiện với dân

Để có thể xây dựng một chính quyền thân thiện với doanh nghiệp, thì tr-ớc hết phải làm đ-ợc
những việc sau đây:

Phải đảm bảo một cơ chế l-ơng phù hợp, ít nhất cũng phải đủ trang trải cho cuộc sống cho những
ng-ời làm việc trong bộ máy chính quyền.

Kiềm chế hành vi trục lợi; thực thi pháp luật một cách công minh, công bằng, không phân biệt đối xử.
Tạo dựng sự tin cậy cho đội ngũ doanh nghiệp. Điều này chỉ có thể làm đ-ợc nếu tr-ớc hết chính
quyền phải tin vào dân, thay đổi t- duy “bắt lỗi” doanh nghiệp bằng tuy duy “h-ớng dẫn, giúp đỡ”
doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật. 

2.4. Kiến nghị nghiên cứu bổ sung

Cần có thêm các nghiên cứu thêm về ảnh h-ởng quy định pháp luật trong quá trình hoạt động của
doanh nghiệp (giai đoạn sau khởi nghiệp), bao gồm nội dung:

Thuê lao động.

Đăng ký quyền tài sản.

Cơ chế đảm bảo thực hiện giao kết (hợp đồng) trong kinh doanh.

Tín dụng, bao gồm thông tin tín dụng, bảo vệ chủ nợ, thị tr-ờng tín dụng...

Vai trò toà án trong xét xử các tranh chấp trong tổ chức hoạt động của doanh nghiệp, hợp đồng.

Pháp luật về thuế

Rút khỏi thị tr-ờng, bao gồm giải thể, phá sản, cơ cấu lại doanh nghiệp.
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25/2/2004

33. “ý kiến Doanh nghiệp về Hóa đơn Kinh doanh” Báo diễn đàn doanh nghiệp
(www.dddn.com.vnwebplusviewer.asppgid=5&aid=559).



“Nghiên cứu Chuyên đề kinh tế” đ-ợc ấn hành bởi Ch-ơng trình Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ

và Vừa trong khuôn khổ Hợp tác Phát triển Việt Đức. 

Mục tiêu của Ch-ơng trình Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa là cải thiện môi tr-ờng kinh

do-anh cho các doanh nghiệp trong khu vực t- nhân và cải thiện vị thế thị tr-ờng của các

doanh nghiệp này, đặc biệt biệt là tại các tỉnh nằm ngoài trung tâm phát triển chính. Ch-ơng

trình có bốn lĩnh vực hoạt động (cấu phần) chính, bao gồm: (i) Chính sách DNNVV/ Môi tr-ờng

Đầu t- Kinh doanh; (ii) Phát triển Kinh tế Địa ph-ơng; (iii) Khả năng Cạnh tranh của một số

Ngành đ-ợc Lựa chọn; và (iv) Thử nghiệm Vật liệu và Dịch vụ Kỹ thuật Tiên tiến. Ch-ơng trình

đ-ợc thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ), Cục Phát triển DNNVV của Bộ Kế

hoạch Đầu t-, và một mạng l-ới các đối tác trong khu vực nhà n-ớc và t- nhân ở cấp trung

-ương và địa ph-ơng. 

“Nghiên cứu Chuyên đề Kinh tế” đề cập tới các vấn đề liên quan tới môi tr-ờng kinh doanh và

đầu t- cho DNNVV trong khu vực t- nhân. Chúng đ-ợc thực hiện trên cơ sở hợp tác giữa

Ch-ơng trình Phát triển DNNVV, các đối tác của ch-ơng trình, và th-ờng là với sự hợp tác của

các nhà tài trợ và tổ chức khác. Cho tới nay đã xuất bản những nghiên cứu sau: 

Nghiên cứu Chuyên đề Kinh tế 1: Nâng cao Chất l-ợng Luật Kinh tế: Đánh giá

nhanh Khả năng của Việt Nam và Giới thiệu Thông lệ Quốc tế; Hà Nội 2005.

GTZ/PMRC/UNDP (bằng tiếng Anh và tiếng Việt)

Nghiên cứu Chuyên đề Kinh tế 2: Đánh giá Dự báo Tác động Luật Doanh nghiệp

và Luật Đầu t- chung: Thay thế Cơ chế Cấp phép Đầu t- Hiện tại Bằng Hệ thống

Đăng ký áp dụng đối với các nhà Đầu t- n-ớc ngoài; Hà Nội, 2005.

GTZ/PMRC/UNDP (bằng tiếng Việt)

Nghiên cứu Chuyên đề Kinh tế 3: Từ ý t-ởng Kinh doanh tới Hiện thực: Chặng

đ-ờng Gian nan; Hà Nội, 2005. GTZ/CIEM (bằng tiếng Anh và Tiếng Việt).



Văn phòng GTZ Hà Nội
Tầng 6, Hanoi Towers
49 Hai Bà Tr-ng, Hà Nội, Việt Nam
Tel:  (84-4) 934 4951 
Fax: (84-4) 934 4950
E-Mail:  gtz-vietnam@gtz.de 

office.sme@gtz-vietnam.com.vn
Website: www.gtz.de/vietnam 

www.sme-gtz.org.vn

Viện Quản lý Kinh tế Trung -ương
68 Phan Đình Phùng, Hà Nội, Việt Nam 
Tel:  (84-4) 843 7461
Fax: (84-4) 845 6795
Email: president@ciem.org.vn
Website: www.ciem.org.vn
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